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Chuyên đề 1.  

Các hợp chất vô cơ 
 

A. Phân loại các hợp chất vô cơ 

Chất 

       

                                    Đơn chất                      Hợp chất 

 

                Kim loại       Phi kim              Hợp chất vô cơ      Hợp chất hữu cơ  

 

             Oxit     Axit    Baz¬    Muèi 

 

 

 

B. định nghĩa, phân loại và tên gọi các hợp chất vô cơ 

I. Oxit 

1. Định nghĩa: Oxit là hợp chất của oxi với  một nguyên tố khác.  

      -  Công thức tổng qu ţ: RxOy 

     -  Ví dụ:  Na2O, CaO, SO2, CO 2... 

2. Phân loại: 

   a. Oxit bazơ: Là oxit của kim loại, tương ứng với một bazơ. 

Chú ý: Chỉ có kim loại mới tạo thành oxit bazơ, tuy nhiên một số oxit bậc cao của 
kim loại như CrO 3, Mn2O7... lại  là oxit axit. 

                   Ví dụ:  Na2O, CaO, MgO, Fe2O 3... 

   b. Oxit axit: Thường là oxit  của phi  kim, tương ứng với một axit. 

         Ví dụ:  CO2, SO 2, SO3, P2O5... 

   c. Oxit lưỡng tính:  Là oxit của các kim loại  tạo thành muối khi ţ c dụng với  
cả axit và baz¬ (hoặc với  oxit axit và  oxit baz¬). 

         Ví dụ:  ZnO, Al2O 3, SnO... 

  d. Oxit không tạo muối (oxit trung tính): CO, NO 

   e. Oxit hỗn tạp (oxit kép):  

                     Ví dụ: Fe3O4, Mn3O4, Pb2O 3... 

        Chúng cũng có  thể coi là các muối: 

oxit    
baz¬ 

oxit 
axit 

axit 
không 
có oxi 

axit 
có 
oxi 

Baz¬ 
tan 

Baz¬ 
không 
tan  

Muối 
trung 
hoà 

Muối 
axit 
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  Fe3O 4   = Fe(FeO2)2  sắt (II) ferit  

  Pb2O 3  = PbPbO3  chì (II) metaplombat  

  3. Cách gọi tên:  

II. Axit 

  1. Định nghĩa 

       Là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều  nguyên tử  H liên kết  với gốc axit. 

       -  Công thức tổng qu ţ:  H nR (n: bằng hoá t rị của gốc axit , R: gốc axit). 

       -  Ví dụ:  HCl, H 2S, H2SO4, H2SO 3, HNO3... 

    Một số gốc axit thông thường 

Kí hiệu  Tên gọi  Ho  ̧trị 
- Cl  Clorua I 
= S Sunfua II 
- NO3 Nitrat  I 
= SO4 Sunfat  II 
= SO3 Sunfit  II 
- HSO4 Hidrosunfat  I 
- HSO3 Hidrosunfit I 
= CO3 Cacbonat  II 
- HCO3 Hidrocacbonat I 
≡  PO4 Photphat  III 
= HPO 4 Hidrophotphat  II 
- H2PO 4 §ihidropphotphat  I 
- OOCCH 3 Axetat I 
- AlO2 Aluminat I 

 2. Phân loại  

       -  Axit không có oxi: HCl, HBr, H2S, HI... 

       -  Axit có oxi: H 2CO3, H2SO3, H 2SO 4, HNO2, HNO3... 

 3. Tên gọi  

       *  Axit không có oxi:  

        -  Tên axit: axit + tên phi  kim + hidric. 

        - Ví dụ:  HCl axit clohidric 

  H 2S axit sunfuhidric 

  HBr axit bromhidric 

       *  Axit có oxi: 

       - Tên axit: axit + tên phi kim + ic (¬). 

       - Ví dụ:  H2SO4 axit sunfuric 
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  H 2SO3 axit sunfur¬ 

  HNO 3  axit nit ric  

  HNO 2  axit nit r¬ 

 III. Baz¬ (hidroxit) 
  1. Định nghĩa 

     Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại (hay nhóm -NH4) 
liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit (-OH). 

       -  Công thức tổng qu ţ: M(OH)n M: kim loại (hoặc nhóm -NH4). 

      n: bằng hoá trị  của kim loại. 

       -  Ví dụ:  Fe(OH)3, Zn(OH)2, NaOH, KOH... 

 2. Phân loại  

       -  Baz¬ tan  (kiÒm): NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2... 

       -  Baz¬ kh«ng tan: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)3... 

 3. Tên gọi  

IV.  Muối 

 1. Định nghĩa  

    Muối là hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại (hoặc nhóm - NH 4) liên  
kết với gốc axit. 

       -  Công thức tổng qu ţ: MnRm (n: ho  ̧t rị gốc axit, m: hoá trị kim loại). 

       -  Ví dụ:  Na2SO4, NaHSO4, CaCl2, KNO3, KNO2... 

  2. Phân loại 

      Theo thành phần muối được phân thành hai loại: 

       -  Muối trung hoà: là muối mà trong thành phần gốc axit không có nguyên tử 
hidro có  thể thay thế bằng nguyên tử kim  loại. 

             Ví dụ: Na2SO4, K2CO3, Ca3(PO4)2... 

      - Muối axit: là muối mà trong đó gốc axit còn nguyên tử H chưa được thay thế 
bằng nguyên tử  kim loại. 

          Ví dụ:  NaHSO 4, KHCO 3, CaHPO 4, Ca(H 2PO4)2... 

 3. Tên gọi  

   Tên muối: tên KL (kèm theo hoá t rị nếu KL có nhiều hoá trị ) + tên gốc axit. 

        Ví dụ: Na2SO4  natri sunfat  

  NaHSO 4  natri hidrosunfat  

  KNO 3   kali nitrat 

  KNO 2   kali nitrit 
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  Ca(H 2PO4)2  canxi dihidrophotphat 

 

 

 

     

 

 

Chuyên đề 2: 

tính chất của các hợp chất vô cơ 
      I.  Oxit  

       1.  Oxit axit 

           a. Tác dụng với nước:  

  CO2 + H 2O -> H2CO 3 

  SO2 + H 2O -> H2SO3  

                    SO3 + H 2O →  H2SO4 

  NO2 + H 2O →  HNO 3 + NO 

  NO2 + H 2O + O2 → HNO3  

  N2O 5 + H2O → HNO 3 

  P2O5 + H2O →  H 3PO 4 

       b. Tác dụng với dung dịch bazơ (kiềm): 

Chú ý: tuỳ tỉ lệ số  mol oxit axit và số mol kiềm sẽ xảy ra phản ứng (1) hoặc (2) 
hay xảy ra  cả hai  phản ứng. 

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H 2O  (1) 

  CO2 + NaOH → NaHCO3 (2) 

2

NaOH

CO

n
2

n
≥ ⇒xảy ra phản ứng (1)       

2

NaOH

CO

n
1

n
≤ ⇒xảy ra phản ứng (2) 

2

NaOH

CO

n
1 2

n
〈 〈 ⇒  xảy ra cả hai phản ứng 

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H 2O (1) 

  2CO 2 + Ca(OH)2 →  Ca(HCO3)2  (2) 
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2

2

CO

Ca(OH)

n
2

n
≥ ⇒ xảy ra phản  ứng (2) 

2

2

CO

Ca(OH)

n
1

n
≤ ⇒xảy ra phản ứng (1) 

2

2

CO

Ca(OH)

n
1 2
n

〈 〈 ⇒ xảy ra cả hai phản ứng 

   SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O 

   SO2 + NaOH →  NaHSO 3  

                               SO3 + NaOH →  Na2SO4 + H2O 

   NO2 + NaOH →  NaNO 3 + NaNO 2 + H2O 

   c. Tác dụng với  oxit bazơ: Oxit bazơ phải tương ứng với bazơ tan: 

  CO2 + CaO → CaCO 3 

  CO2 + Na2O → Na2CO3 

  SO3 + K2O →  K2SO4 

  SO2 + BaO →  BaSO3 

   2. Oxit baz¬ 

      a. Tác dụng với nước: Oxit nào mà hidroxit tương ứng tan trong nước thì 
phản ứng với nước.           Na2O + H2O → 2NaOH 

      CaO + H 2O  →  Ca(OH)2 

    b. Tác dụng với axit: 

  Na2O + HCl → NaCl + H2O 

  CuO + HCl → CuCl 2 + H2O 

  Fe2O 3 + H2SO 4 → Fe2(SO4)3 + H2O 

  Fe3O 4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O 

Chú ý: Những oxit của kim loại có nhiềuhoá trị khi phản ứng với axit mạnh sẽ 
được đưa tới kim loại có hoá trị cao nhất . 

  FeO + H 2SO4 (đặc) →
0t  Fe2(SO 4)3 + SO2 + H2O 

  Cu2O + HNO3 →
0t  Cu(NO3)2 + NO 2 + H2O 

   c. Tác dụng với  oxit axit: Xem phần oxit axit 

  d. Bị khử bởi các chất  khử mạnh: Trừ oxit của kim loại mạnh (từ K → Al). 

   Fe2O 3 + CO →
0t  Fe3O 4 + CO 2 

   Fe3O 4 + CO →
0t  FeO + CO2 

   FeO + CO →
0t  Fe + CO2 
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 Chú ý: Khi Fe2O3 đang bị khử mà CO bị thiếu thì chất rắn tạo thành có 4  
chất sau: Fe2O 3, Fe3O4, FeO. Fe (Vì  các phản ứng xảy ra đồng thời). 

 3. Oxit lưỡng tính (Al2O3, ZnO) 

a. Tác dụng với axit: 

   Al2O 3 + HCl → AlCl3 + H2O 

   ZnO + H2SO4 →  ZnSO4 + H2O 

b. Tác dụng với kiềm : 

   Al2O 3 + NaOH → NaAlO2 + H 2O 

   ZnO + NaOH →  Na2ZnO2 + H 2O 

4. Oxit không tạo muối  (CO, N2O NO...) 

      - N2O không tham gia phản ứng. 

      - CO tham gia:  

  + Phản ứng cháy trong oxi   

  + Khử oxit kim loại  

  + Tác dụng thuận nghịch với hemoglobin có trong máu, gây độc. 

II. axit  

  1. Dung dịch axit làm đổi  màu chất chỉ thị: Quì tím → đỏ. 

  2. Tác dụng với bazơ: 

  HCl + Cu(OH)2 →CuCl2 + H2O 

  H 2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H 2O 

  H 2SO4 + NaOH → NaHSO 4 + H2O 

  3. Tác dụng với oxit bazơ, oxit lưỡng tính: 

  HCl + CaO →  CaCl2 + H2O 

  HCl + CuO →  CuCl 2 + H2O 

  HNO 3 + MgO →  Mg(NO3)2 + H2O 

  HCl + Al2O 3 → AlCl3 + H2O 

   4. Tác dụng với  muối: 

  HCl + AgNO3 →  AgCl↓  + HNO 3 

  H 2SO4 + BaCl2  → BaSO 4↓  + HCl 

  HCl + Na2CO3  →  NaCl + H2O + CO 2↑  

HCl + NaCH3COO  → CH 3COOH + NaCl 
      (axit yÕu) 

  H 2SO4(®Ëm ®Æc) + NaCl(r¾n) →  NaHSO4 + HCl(khÝ)  
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Chú ý: Sản phẩm phải tạo ra chất kết tủa (chất khó tan), hoặc  chất bay hơi hay 
tạo ra axit yếu . 

5. Tác dụng với kim loại: (kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hoá 
học). 

  HCl + Fe → FeCl2 + H2 

  H 2SO4(lo·ng) + Zn →  ZnSO4 + H 2 

 Chó ý: 

       -  H 2SO4 đặc và HNO3 đặc ở nhiệt độ thường không phản ứng với Al và Fe 
(tính chất thụ động hoá). 

       -  Axit HNO3 phản ứng với hầu hết kim loại (trừ Au, Pt), không giải phóng 
hidro. 

       -  Axit H2SO 4 đặc, nóng có khả năng phản ứng với nhiều kim loại, không giải 
phóng hidro. 

  Cu + 2H 2SO4 (®Æc,nãng)  → CuSO4 + SO2↑+ H2O 

  Fe + 4HNO 3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H 2O 

IIi. baz¬ (hidroxit)  

  1. Bazơ tan (kiềm) 

      a . Dung dịch kiềm làm thay đổi màu một  số chất chỉ thị: 

             -  Quỳ tím → xanh. 

             - Dung dịch phenolphtalein không màu →  hồng. 

    b. Tác dụng với axit: 

                     2KOH + H 2SO 4 →K2SO 4 + 2H 2O (1) 

  KOH + H2SO4 →KHSO 4 + H2O (2) 

Chú ý: tuỳ tỉ lệ số mol axit và số mol bazơ sẽ xảy ra phản ứng (1) hoặc (2) hay 
xảy ra cả phản ứng. 

  c. Tác dụng với oxit axit , oxit lưỡng tính: Xem phần oxit axit, oxit lưỡng tính. 

 d. Tác dụng với hidroxit lưỡng tính (Al(OH)3, Zn(OH)2) 

   NaOH + Al(OH)3 →  NaAlO2 + H 2O 

   NaOH + Zn(OH)2 →  Na2ZnO 2 + H2O 

 e. Tác dụng với  dung dịch muối  

  KOH + MgSO 4 → Mg(OH)2↓  + K2SO4 

  Ba(OH)2 + Na2CO 3 → BaCO3↓  + 2NaOH 

         Chú ý: Sản phẩm phản ứng ít nhất  phải có một chất không tan (kết  tủa). 

 2. Bazơ không tan 
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      a . Tác dụng với axit: 

  Mg(OH)2 + HCl →MgCl2 + H 2O 

  Al(OH)3 + HCl →AlCl3 + H2O 

  Cu(OH)2 + H2SO4 →  CuSO 4 + H2O 

      b . Bị nhiệt  phân tich: 

   Fe(OH)2 →
0t  FeO + H 2O  

   Fe(OH)2 + O2 + H 2O →
0t  Fe(OH)3 

   Fe(OH)3 →
0t  Fe2O 3 + H2O 

   Al(OH)3 →
0t  Al2O 3 + H2O 

   Zn(OH)2 →
0t  ZnO + H2O  

                              Cu(OH)2 →
0t  CuO + H 2O 

  3. Hidroxit lưỡng tính 

       a. Tác dụng với axit: Xem phần axit. 

      b . Tác dụng với kiềm: Xem phần kiềm. 

      c. Bị nhiệt  phân tích: Xem phần bazơ không tan. 

iV. Muối  

   1. Tác dụng với  dung dịch axit: 

  AgNO3 + HCl →  AgCl↓  + HNO 3 

  Na2S + HCl →  NaCl + H2S↑  

  NaHSO 3 + HCl → NaCl + SO2↑  + H 2O 

  Ba(HCO 3)2 + HNO3 → Ba(NO 3)2 + CO2↑  + H 2O 

  Na2HPO 4 + HCl → NaCl + H3PO 4 

  2. Dung dịch muối ţ c dụng với  dung dịch bazơ: 

  Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓  + NaOH 

  FeCl3 + KOH → KCl + Fe(OH)3↓  

Chú ý: Muối axit tác dụng với kiềm tạo thành muối trung hoà và nước. 

  NaHCO 3 + NaOH →  Na2CO3 + H 2O 

  NaHCO 3 + KOH →  Na2CO 3 + K2CO 3 + H2O 

  KHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓+ KOH + H 2O 

                     NaHSO 4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + Na2SO4 + H2O 

  3. Dung dịch muối ţ c dụng với  dung dịch muối: 

  Na2CO3 + CaCl2 →  CaCO3↓  + NaCl 
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  BaCl 2 + Na2SO 4 → BaSO4↓  + NaCl 

  Ba(HCO 3)2 + Na2SO4 → BaSO 4 + NaHCO3 

  Ba(HCO 3)2 + ZnCl2 →  BaCl2 + Zn(OH)2 + CO 2 

  Ba(HCO 3)2 + NaHSO 4 → BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H 2O 

Chú ý: - Các muối axit tác dụng với các muối có tính bazơ hoặc lưỡng tính thì 
phản ứng xảy ra theo chiều  axit bazơ: 

  Na2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H 2O + CO2 

    - Trong dung dịch chứa muối nitrat và một axit thường thì dung dịch này được 
coi là một axit nitric loãng: 

  Cu + NaNO 3 + HCl → Cu(NO 3)2 + NaCl + NO + H2O 

       *  Kḩ i niệm phản ứng trao đổi: 

Những phản ứng giữa muối và axit, muối và bazơ, muối và muối xảy ra trong 
dung dịch được gọi là phản ứng trao đổi. Trong các phản ứng này các thành phần 
kim loại hoặc hidro đổi chỗ cho nhau, các thành phần gốc axit đổi chỗ cho nhau. 

Điều kiện xảy ra phản ứng trao  đổi: 

       -  Phản ứng phải xảy ra trong dung dịch. 

       -  Tạo ra chất kết tủa (chất khó tan), hoặc  chất bay hơi  hay tạo ra nước, axit 
yếu, bazơ yếu. 

Ví dụ:   

+ Tạo chất kết  tủa:  BaCl2 + Na2SO4 →  BaSO4↓  + NaCl 

+ Tạo chất dễ bay hơi: Na2CO3 + H2SO4 →  Na2SO 4 + H2O + CO2↑  

    K2S + HCl →  KCl + H2S↑  

+ Tạo ra nước hay axit yếu, bazơ yếu: 

    NaOH + HNO 3 → NaNO3 + H 2O 

    NaCH3COO + HCl → CH3COOH + NaCl 

        (axit yÕu) 

    NH4Cl + NaOH → NH4OH + NaCl 
        (bazơ  yếu ) 

4. Dung dịch muối tác dụng với  kim loại: 

 Ví dụ:  AgNO3 + Cu → Cu(NO 3)2 + Ag↓  

   CuSO4 + Zn  → ZnSO4 + Cu ↓  

Chú ý: không lựa chọn kim loại có khả năng phản ứng với nước ở điều kiện  
thường như K, Na, Ca, Ba... 

5. Tác dụng với phi kim: Xem phần phi kim. 

6. Một số muối bị nhiệt phân: 
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     a. Nhiệt phân tích các muối  CO 3, SO3: 

   2M(HCO3)n 
0t→ M2(CO 3)n + nCO 2 + nH 2O 

   M2(CO3)n 
0t→ M2On + nCO 2 

      b . Nhiệt phân muối  nitrat: 

K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H 
Cu 

Hg Ag Pt Au 

M(NO 3)n
0t→  

M(NO 2)n + 
n

2
O2 

M(NO 3)n 
0t→  

M2On + 2nNO 2 + 
n

2
O2 

M(NO 3)n
0t→M + nNO 2 + 

n

2
O 2 

                                KNO3 
0t→  KNO 2 + O2 

   Fe(NO3)2 
0t→ Fe + NO2 + O2 

   AgNO3 
0t→ Ag + NO2 + O 2 

       c. Một số  tính chất  riêng: 

  2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 

  2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 

                    Cu + Fe2(SO4)3 →  CuSO 4 + 2FeSO4 

 

 

 

Chuyên đề 3 

 Kim loại và phi kim 

A. Kim loại 

   I. Đặc điểm của kim loại  

 Có ánh kim, tính dẻo , tính dẫn điện và nhiệt  tốt. 

  II. Dãy hoạt động hoá của các kim loại  

 Căn cứ vào mức độ hoạt động ho  ̧của các kim loại ta có thể xếp các kim 
loại trong một dãy gọi là "Dãy hoạt động ho  ̧của kim loại: 

 K,  Ca,   Na,  Mg,   Al, Zn,   Fe,  Ni,     Sn,     Pb,   H,   Cu,  Hg,   Ag, Pt, 
Au. 

       *  ý  nghĩa  dãy hoạt động ho  ̧của các kim loại: 

       -  Theo chiều từ K đến Au: Mức độ hoạt động của các kim loại giảm dần. 

       -  Kim loại đứng trước H đẩy được H2 ra khỏi dung dịch axit. 
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       - Kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối 
(trừ kim loại có khả năng phản ứng với nước ở điều kiện thường,sẽ phản ứng với  
nước của dung dịch). 

       -  Theo mức độ hoạt động của kim loại có thể chia kim loại thành 3 loại: 

      +  Kim loại mạnh: từ  K đến Al. 

      + Kim loại trung bình: từ Zn đến Pb. 

      +  Kim loại yếu: những kim loại xếp sau H. 

III. Tính chất ho  ̧học  

   1. Tác dụng với phi kim 

       a.  Với oxi: Hầu hết các kim loại tác dụng với oxi  tạo thành oxit (t rõ Ag, Pt, 
Au). 

   K + O2 → K2O 

   Fe + O2 
0t→ Fe3O 4 (FeO.Fe2O 3)    

   Mg + O 2 →  MgO 

   Al + O2 → Al2O3 

   Cu + O2 
0t→ CuO 

    b. Với phi kim khác: 

      - Tác dụng với lưu huỳnh: Hầu hết các KL đều t ç dụng với S tạo thành 
sunfua kim loại (t rõ Ag, Pt, Au). 

   Fe + S 
0t→ FeS 

   Na + S 
0t→  Na2S 

                           Cu + S 
0t→ CuS 

      - Ţ c dụng với H 2 (Na, Ca, K, Ba): 

                         Na + H2 
0t→ NaH 

                          Ca + H2 
0t→ CaH 2 

 

      - Ţ c dụng với C: 

                         Ca + C 
02000 C

lodien
→CaC2 

      -  Tác dụng với halogen (Cl2, Br2, I2): 

Hầu hết ç c KL đều t ç dụng với halogen tạo thành muối của kim loại có hoá trị  
cao nhất (nếu kim loại đó có nhiều hoá trị, t rõ Pt, Au). 

               Na + Cl 2  
0t→ NaCl 

                Fe + Cl2 
0t→ FeCl3      
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      Al + Cl2 
0t→ AlCl3 

      Cu + Cl2 
0t→ CuCl2 

 2. Tác dụng với dung dịch axit: 

   a. Axit  thường: HCl, H 2SO4 loãng. 

Các Kl đứng trước hidro trong dãy hoạt động hoá học t ç dụng với các axit 
thường tạo thành muối có hoá trị trung gian (nếu kim loại đó có nhiều hoá trị ) và 
giải phóng khí H2. 

   Fe + 2HCl → FeCl2 + H 2↑  

   Fe + H2SO4(lo·ng) → FeSO4 + H 2↑  

                               2Al + 6HCl →  2AlCl3 + 3H2↑  

 * Chú ý: Cu không tác dụng với  axit thường nhưng khi có lẫn O2 thì phản 
ứng lại xảy ra: 

   Cu + HCl + O2 → CuCl2 + H2O 

    b. Axit mạnh: HNO3, H2SO4 đặc, nóng. 

Hầu hết các KL đều tác dụng với các axit mạnh tạo thành muối có ho  ̧ t rị cao  
nhất và không giải  phóng khí H2. 

- Với HNO3: sản phẩm tạo thành muối có ho  ̧t rị cao + nước + một t rong số 
các chất sau: NH4NO 3, N2, N2O, NO, NO2. 

                                    NH4NO 3, N2, N2O, NO, NO 2 

                        Nồng độ axit tăng, độ hoạt động của kim loại giảm 

           Ví dụ:        Mg + HNO3 →  Mg(NO3)2 + H2O + NH4NO 3 

   Mg + HNO 3 → Mg(NO 3)2 + H 2O + N2 

   Mg + HNO 3 → Mg(NO 3)2 + H 2O + N2O 

   Mg + HNO 3 → Mg(NO 3)2 + H 2O + NO 

   Mg + HNO 3 → Mg(NO 3)2 + H 2O + NO2 

      - Với H2SO4 đặc, nóng: tạo thành muối có hoá trị cao nhất + nước + một 
trong số ç c chất sau: H 2S, S, SO2. 

                                             H2S, S, SO2 

                        Nồng độ axit tăng, độ hoạt động của kim loại giảm 

VÝ dô:  Fe + H2SO4(®Æc, nãng)  → Fe2(SO4)3 + H2O + H 2S 

  Fe + H2SO4(®Æc, nãng)  → Fe2(SO4)3 + H2O + S 

  Fe + H2SO4(®Æc, nãng)  → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 

  Ag + H2SO 4(đặc, nóng) → Ag2SO4 + H2O + SO 2 

 * Chó ý: 
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 - Khi cho kim loại tác dụng với  HNO 3: 

  + Phản ứng không sinh ra khí thì sản phảm tạo ra phải là NH4NO3 

  + Phản ứng tạo ra khí không màu, sau hoá màu nâu thì sản phẩm tạo 
ra là NO và axit phản ứng là axit  loãng. 

  + Phản ứng tạo ra khí màu nâu thì sản phẩm tạo ra là NO2 và axit 
phản ứng là axit đặc. 

 - Khi cho kim loại tác dụng với  H 2SO 4: 

  + Khí H 2S có mùi trứng thối. 

  + Lưu huỳnh có màu vàng ở trạng thái rắn. 

  + SO 2 là khí có mùi sốc. 

  3. Tác dụng với bazơ tan ( Al, Zn): 

   Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 

   Al + Ba(OH)2 + H 2O →  Ba(AlO2)2 + H2 

   Zn + NaOH → Na2ZnO 2 + H2 

   Zn + Ba(OH)2 → BaZnO2 + H 2 

  4. Tác dụng với dung dịch m uối: 

 Kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi muối của nó trong 
dung dịch. 

 Các kim loại càng xa nhau trong dãy HĐHH (có mặt trong phản ứng) thì 
phản ứng xảy ra càng mạnh. 

              Ví dụ: Al + Pb(NO3)2 →  Al(NO3)3 + Pb ↓  

   Fe + AgNO 3 → Fe(NO3)2 + Ag↓  

(Chú ý: Trừ những kim loại phản ứng được với nước ở điều kiện thường như: Na, 
K, Ca, Ba...). 

  5. Tác dụng với nước: 

       * ở  nhiệt độ thường:  

   Na + H2O →  NaOH + H 2 

   Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2 

 Điều kiện: Kim loại phải tương ứng với bazơ kiềm. 

      *  ở  nhiệt độ cao (tác dụng với hơi  nước): 

   Mg + H 2O 
0100 C→  Mg(OH)2 + H2 

   Fe + H2O 
0 0t 570 C<→ Fe3O 4 + H2 

   Fe + H2O 
0 0t 570 C>→ FeO + H2 

   6. Tác dụng với oxit bazơ (phản ứng nhiệt nhôm): 
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Kim loại đứng trước trong dãy HĐHH đẩy lim loại đứng sau ra khỏi oxit của nó ở 
nhiệt độ cao  (t rõ oxit của các kim loại  từ K đến Al). 

   2Al + Fe2O 3 
0t→ Al2O3 + 2Fe 

B. Phi kim 

  I. Đặc điểm 

      -  Không có ánh kim, không có tính dẻo; dẫn điện, dẫn nhiệt kém. 

      - Các phi kim: C, Si, N, P, O, S, Cl, Br... tạo thành hợp chất khí với hidro. 

  II. Tính chất hoá học 

      1 .  Tác dụng với kim loại: Xem phần kim loại  

     2. Tác dụng với phi kim 

      a . Với oxi: 

   H 2 + O2 
0t→  H2O 

                              C + O 2 
≤→
0 0t 400 C CO 2 

                             C + O 2 
≥→
0 0t 900 C CO2 

                                 S + O2 
0t→  SO 2 

                                SO2 + O2 →
0

2 5V O ,450 C SO3 

   P + O2 
0t→ P2O 5 

   N2 + O2 
tia lua dien→ NO 

     b. Víi hidro: 

   C + H2 →
0Ni,500 C  CH 4 

   N2 + H2 →
0Fe,450 C  NH3 

                              S + H 2 
0t→ H 2S 

                               P + H2 
0t→ PH3 

   O 2 + 2H 2 
0t→ 2H2O 

 Phi kim nào càng dễ phản ứng với hidro thì tính phi kim càng mạnh. 

   3. Tác dụng với axit 

      - Với HX (X: Cl, Br, I): 

 Các halogen mạnh đẩy các halogen yếu hơn ra khỏi dung dịch axit  của nó. 

   Cl2 + HBr → HCl + Br2 

   Br2 + HI → HBr + I2 

     - Với  các axit mạnh: 
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C, S, P t ç dụng với ç c axit mạnh tạo oxit và đưa về số oxi hoá cao nhất  có thể 
có. 

   C + HNO3 → CO 2 + NO2 + H 2O 

   S + HNO3 →  H2SO4 + NO 2 + H2O 

   P + HNO3 →  H3PO4 + NO 2 + H2O 

   C + H2SO4 →  CO 2 + SO 2 + H2O 

   S + H2SO4 →  SO 2 + H2O 

   P + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O 

    4. Tác dụng với kiềm (X2: Cl2, Br2, I2) 

   Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O 

              Javen 

   Cl2 + NaOH 
0t→ NaCl + NaClO 3 + H2O 

   Cl2 + Ca(OH)2 → CaCl2 + Ca(ClO)2 + H 2O 

        Clorua vôi 

   Cl2 + Ca(OH)2 
0t→  CaCl2 + Ca(ClO 3)2 + H2O 

   Cl2 + Ca(OH)2 (bét) →  CaOCl2 + H 2O 

   5. Tác dụng với muối  (X2: Cl2, Br2, I2) 

 Halogen mạnh đẩy halogen yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của nó (trừ 
F2). 

   Cl2 + NaBr → NaCl + Br2 

 Các halogen có thể đẩy muối Fe (II) →  Fe(III), Cu(I) → Cu(II), ở nhiệt độ 

cao.             Cl2 + FeCl2 
0t→  FeCl3 

           Cl2 + CuCl 
0t→  CuCl2 

   6. Tác dụng với oxit bazơ 

 Các oxit kim loại từ K → Al trong dãy HĐHH không bị khử bởi C, H2, 
CO, kim loại. 

   CuO + C 
0t→ Cu + CO2 

   CuO + C 
0t→ Cu + CO 

   Fe2O 3 + H2 
0t→  Fe + H2O 

   7. Tác dụng với nước 

 F cháy trong nước giải phóng oxi nguyên tử. 

   F + H2O → HF + O 

   Cl2 + H2O →  HCl + HClO 
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Chuyên đề 4 

Một số dạng câu hỏi và bài tập lý thuyết 
Dạng 1: Câu hỏi trình bày, so sánh, giải thích hiện tượng và viết 
phương trình phản ứng 

1. Cho nhóm c ç chất  ho  ̧học có công thức sau: 

 Na, S, C, N2, O2, O 3, P, Al, Fe, K2O, N2O 5, CO 2, SO3, P2O5, Fe2O 3, H 2S, 
SiO2, CaO, Cu2O, Al2O 3, SO2, NaOH, Fe(OH)3, Fe(OH)2, Ca(OH)2, H2SO 4, HCl, 
H 3PO4, HNO3, CaCO 3, CuSO4, NaCl, Ca3(PO4)2, Ca(NO 3)2, CaSO 4, FeS, Na2CO3, 
CuO, NO, Fe3O4, CH 3COOH, CO, NaHCO3, Ca(HCO 3)2, Ca(H 2PO 4)2. 

 Hãy phân loại  và gọi tên ç c chất t rên. 

2. Viết ç c PHHH của phản ứng giữa S,C, Cu, Zn với O2. Cho biết các oxit tạo 
thành thuộc loại nào. Viết các công thức ho  ̧học của các axit và bazơ tương ứng 
với mỗi oxit đó. 

3. Các chất sau đây: CaC2, CaCO 3, Al2O3, Na2O, Fe2O3, NaCl, SO 3, CO 2, Cu, Na, 
CO. Chất nào t ç  dụng với nước, chất nào tác dụng với dd KOH. Viết PTHH. 

4. Axit HCl có thể phản ứng với  những chất nào? Viết PTHH (nếu có) và ghi  rõ  
điều kiện phản ứng: CuO, Ag, AgNO 3, Zn, C, MnO2, Fe(OH)3, Fe3O4. 
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5. H 2SO 4 có thể hoà tan những chất nào? Viết PTHH (nếu có) và ghi rõ điều kiện 
phản ứng: CO2, MgO, Cu, SO3, Fe(OH)3, Ca3(PO4)2, BaCO3. 

6. Dung dịch NaOH có thể hoà tan những chất nào? Viết PTHH (nếu có) và ghi rõ 
điều kiện phản ứng: H2O, CO2, MgO, H 2S, Cu, Al2O3, SO3. 

7. Cho những chất sau đây: Cu, K, Al, CuO, Al(OH)3, Ba(OH)2, CO 2, P2O 5, SO3, 
Na2CO3, AgNO3, Fe2O3, CO, SO2, Ba(NO3)2, CaO, CaCO 3, N2O 5, Al2O3, ZnO. 

 a. Những chất  nào ţ c dụng với nước? 

 B. Những chất  nào tác dụng với dung dịch HCl, H 2SO 4? 

 c. Những chất  nào ţ c dụng với NaOH? 

 d. Những chất nào tác dụng với dd CuSO 4? 

8. Cho c ç tập hợp chất sau, những cặp chất  nào trong mỗi tập hợp có phản ứng 
với nhau. Nêu rõ điều kiện phản ứng và viết PTHH nếu có. 

    a. NaOH, H 2SO 4, BaCl2, MgCO 3, CuSO4, CO 2, Al2O3, Fe2O3, Cu, Fe. 

    b. CuO, MnO2, HCl, NaOH. 

    c. H2O, HCl, MgCl2, CO 2, CaO, Fe(OH)3, Ba(OH)2, Fe. 

    d. Cu, Fe2O 3, Cl2, CO, Al, HCl, NaOH. 

9. Các chất sau đây: dd NaOH, Fe2O 3, dd K2SO4, dd CuCl2, CO 2, Al và dd NH 4Cl. 
Các cặp chất nào phản ứng được với nhau. Nêu rõ điều kiện và viết phương trình 
phản ứng. 

10. Viết PTPU nếu có giữa:  

 Cu + H2O → ?  MgCO3 + H2O → ? CaO + H2O → ? 

 Na2O + H2O → ?  Al2O 3 + H2O → ?  H 2SO4 + H2O →  ? 

 SO3 + H 2O →  ?  CO2 + H 2O →  ?  P2O5 + H2O →  ? 

11. Hãy cho biết trong c ç dung dịch có thể tồn tại đồng thời c ç cặp chất sau đây 
được không? Giải  thích tại  sao? 

           a. NaOH và HBr   c. Ca(OH)2 và H3PO4 

 b. H2SO 4 và CaCl2   d. KOH và NaCl 

12. Hãy chọn ç c chất sau đây: H 2SO4(Đ), P2O5, CaO, KOH rắn, CuSO4 khan để làm 
khô một trong những khí  O 2, CO, CO 2, Cl2. Giải thích? 

13. Một số oxit được dùng làm chất hút ẩm( chất làm khô) trong phòng thí 
nghiệm hãy cho biết  những oxit nào sau đây có thể dùng làm chất hút  ẩm: CuO, 
BaO; CaO; P2O5 ; Al2O 3 ; Fe3O4 giải thích và viết phương trình phản ứng minh 
họa. 

14. Cho ç c khí sau đây bị lẫn hơi nước ( khí ẩm): N2;; O 2; CO2; SO2; NH 3. Biết 
NH3 có tính chất hóa học của bazơ tan. 

        Khí nào có thể làm khô bằng : a) H 2SO 4;   b) CaO 
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15. Hỗn hợp A gồm: Fe3O 4; Al; Al2O3; Fe. Cho A tan trong dung dịch NaOH dư 
được hỗn hợp chất rắn A 1, dung dịch B1, và khí C1. Khí C1(dư) cho tác dụng với A 
nung nóng được hỗn hợp chất rắn A2. Chất rắn A2 cho tác dụng với dung dịch 
H 2SO4 đặc nguội thu được dung dịch B2. Cho B2 t ç dụng với dd BaCl2 thu được 
chất kết tủa B3. Viết c ç phương trình hóa học. 

16 . Có thể dùng dd HCl hoặc dd H2SO4 loãng để hòa tan một mẩu gang thép 
được không? vì sao? 

17. Nhiệt phân một lượng MgCO 3, sau một thời gian thu được chất  rắn A và khí  
B. Hấp thụ hết khí B bằng dung dịch NaOH được dd C. Dung dịch C vừa tác dụng 
với  BaCl2 vừa ţ c dụng với KOH. Hoà tan chất rắn A bằng HCl dư thu được khí B 
và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được muối khan E. Điện phân nóng chảy E 
thu được kim loại  M  

 X ç định thành phần A, B, C, D, E, M. Viết phương trình phản ứng. 

18. Trộn lẫn các dung dịch sau: 

 - Kali clorua + bạc nitrat  

 - Nhôm sunfat + bari nitrat 

 - Kalicacbonat + axit sunfuric 

 - S¾t(II) sunfat + natri clorua 

 - Natri nit rat + ®ång(II) sunfat  

 - Natri sunfua + axit clohidric 

     Nêu hiện tượng xảy ra. Giải thích bằng PTPƯ. 

19. Nêu, giải thích hiện tượng và viết PTHH xảy ra t rong hai thí nghiệm sau: 

 a. Cho đinh sắt đánh sạch vào dung dịch CuSO 4 

 b. Cho mẩu Na kim loại vào dung dịch CuSO4 

20. Nêu hiện tượng xảy ra trong mỗi t rường hợp sau và giải thích. 

 a. Cho CO2 lội chậm qua nước vôi t rong đến dư, sau đó cho thêm nước vôi  
trong vào dung dịch thu được. 

 b. Hoà tan Fe bằng HCl và sục khí Cl2 đi qua hoặc cho KOH vào dung dịch 
và để lâu ngoài không khí. 

 c. Cho AgNO3 vào dung dịch AlCl3 và để ngoài  ̧ nh s ņg . 

21. Dự đoán hiện tượng xảy, giải  thích và viết  PTHH xảy ra khi: 

 a. Đốt dây sắt t rong khí  clo. 

 b. Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2 

 c. Cho Na vào dung dịch CuSO 4 

22. Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTHH khi: 

 a. Sục CO2 từ từ vào dung dịch nước vôi t rong 
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 b. Cho từ từ dung dịch HCl vào  Na2CO3 

 c. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 

23. Dung dịch A chứa NaOH, dung dịch B chứa HCl và AlCl3. Nêu và giải thích 
hiện tượng, viết các phương trình phản ứng xảy ra trong hai  thí nghiệm sau:  

 a. Cho từ từ dung dịch A và dung dịch B. 

 b. Cho từ từ dung dịch B vào dung dịch A. 

24. Nêu, giải thích hiện tượng và viết PTHH xảy ra t rong hai thí nghiệm sau: 

 a. Nhỏ dung dịch iốt vào một lát chuối xanh 

 b. Cho Na kim loại vào dung dịch CuSO 4 

 c. Cho đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 loãng, sau đó thêm 
vài giọt dung dịch CuSO 4 

25. Có 4 kim loại A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết  
rằng:  

 - A và B ţ c dụng được với dd HCl, giải  phóng H2 

 - C và D không phản ứng được với dung dịch HCl 

  - B t ç dụng được với dung dịch muối A. giải  phóng A 

 - D tác dụng được với  dung dịch muối C, giải phóng C 

Hãy sắp xếp  dãy ç c kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dần. Lấy ví 
dụ kim loại cụ thể và viết các PTHH của phản ứng ở thí nghiệm trên. 

26. Có 4 kim loại A, B, C, D trong dãy hoạt động ho  ̧học. Biết rằng: chỉ có B, C, 
D ţ c dụng được với dung dịch HCl giải phóng khí H2. C tác dụng được với nước 
ở điều kiện thường giải phóng khí H 2, D tác dụng được với dung dịch muối của B 
giải phóng B, tác dụng được với NaOH giải phóng H2. 

Hãy giải thích và sắp xếp ç c kim loại theo chiều hoạt động ho  ̧ học tăng dần. 
Lấy ví dụ các kim loại cụ thể và viết PTHH minh hoạ 

27. Trình bày những hiện tượng có thể xẩy ra và viết các phương trình phản ứng 
hóa học giải thích cho từng trường hợp sau đây: 

 a. Cho natri  kim loại vào dd AlCl3. 

 b. Nhỏ dần từng giọt dd KOH loãng vào  dd Al2(SO4)3 

 c. Nhỏ đần từng giọt dd Al2(SO 4)3 vào dd KOH loãng. 

Dạng 2: Câu hỏi điều chế 

  I. Sơ đồ phản ứng 

Câu 1. Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau: 

  Ca →  CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 →  Ca(HCO3)2 →  CaCl2 →  CaCO3. 

   CaSO3 
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Câu 2. S → SO2   → H 2SO3 → Na2SO 3 → SO2 

   Na2SO3  

      SO2 →  H2SO3 →  Na2SO3 →  SO 2 

C©u 3. S → SO2 →SO3 →  H2SO 4 

         Na2SO3          Na2SO4 →  BaSO4 

    FeCl3 

   

C©u 4. Fe2(SO 4)3         Fe(OH)3 

    

   Fe2O 3 

   

C©u 5. Fe(NO 3)3 →  Fe(OH)3 →  Fe2O3→  Fe →FeCl2 →  Fe(OH)2. 

   CuO 

   

Câu 6. Cu         CuCl2 

    

  Cu(OH)2 

Câu 7. Al →  Al2O3 →  AlCl3 →  Al(OH)3 →  Al2O3 →  Al →  AlCl3 

               Al2O3  →Al2(SO4)3                         Na AlO2 

C©u 8. Al     Al(OH)3 

               AlCl3 → Al(NO3)3    Al2O3 

 

 

 

      ZnO →  Na2ZnO2 

C©u 9. Zn → Zn(NO 3)2 → ZnCO 3  

      CO2 →  KHCO3 →  CaCO3  

Câu 10. Tìm chất thích hợp điền vào A, B, C... và hoàn thành sơ đồ bằng phản 
ứng. 

      1 .  FeS2 →  A →  B →  C →  CuSO4   

      2 . CuSO4 →  B → C → D →  Cu 

                     A 
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     3. Fe2O 3   FeCl2 

                             

                              B 

              KhÝ D  + dd E 

    4.  A 2O+→B HCl+→C Na+→  

            Kết  tủa F 
0t→G

0D, t+→M   

  A là hỗn hợp gồm Mg và Cu.   

Câu 11. Viết phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ biến hoá sau 

 
ot E G H I

3 3CaCO CaO A B C CaCO+ + + +
→ → → → →  

    

     D 

Câu 12. Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có). Viết phương 
trình phản ứng. 

 (1) ( 2) G (4)
2 2 4 4S SO A H SO BaSO+

→ → → →  

    

       B 

Câu 13. Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:  

             2 2 ran 2H O O NaOH ClNaOH

Axit men
A B C D E F G+ + + ++

→ → → → → →  

         Biết A được tạo thành nhờ phản ứng quang hợp, G là metyl clorua. 

 Câu 14. Chọn các chất thích hợp A, B, C, ... Viết phương trình hoá học theo sơ 
đồ biến hoá sau   (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) 

                2O C H
4A B D FeSO+ + +

→ → →  

a. FeS 2                 
oG I L tE H K M E+ + +→ → → →  

 Câu 15. Viết phương t rình phản ứng theo sơ đồ sau:  

1. Ca →CaO →Ca(OH)2 →  CaCO3 → Ca(HCO3)2 →  CaCl2 → CaCO3   

          FeCl2           FeSO4            Fe(NO 3)2       Fe(OH)2    
 2. Fe                              Fe2O3 
                 FeCl3            Fe2(SO4)3      Fe(NO3)3       Fe(OH)3  
Phương trình khó : 
- Chuyển muối clorua → muối sunfat:  cần dùng Ag2SO 4 để tạo kết tủa AgCl. 
- Chuyển muối sắt (II) →  muối sắt (III):  dùng chất oxi hoá (O 2, KMnO4,…) 
Ví dụ:  10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H 2SO4 →  5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO 4 + 8H2O 
            4Fe(NO3)2  + O 2 + 4HNO 3 → 4Fe(NO 3)3 + 2H2O 
- Chuyển muối Fe (III) →  Fe(II):  dùng chất khử là kim loại (Fe, Cu,...) 

+K +L 

(5) (6) 
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Ví dụ:  Fe2(SO4)3 + Fe → 3FeSO 4 
           2Fe(NO3)3 + Cu → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2 
         SO3    →     H 2SO4    
3. FeS2 →  SO 2                                   SO2 
         NaHSO3 → Na2SO3 
           NaH2PO4        
  

4. P →   P2O5  →   H3PO 4                                   Na2HPO 4 

                   
                                                           Na3PO4      
 * Phương trình khó: 

- 2K3PO 4  + H3PO 4 →  3K3HPO 4 

- K2HPO 4 + H3PO 4 →  2KH 2PO 4 

                                                                     ZnO →  Na2ZnO2 
5.  Zn  →  Zn(NO 3)2  →  ZnCO 3 
            CO 2 → KHCO3  →  CaCO 3 
   * Phương trình  khó: 

- ZnO  + 2NaOH →    Na2ZnO2   +  H 2O 

- KHCO 3 + Ca(OH)2  →  CaCO3  +  KOH  +  H2O 

      A   
o+ X , t→    

   

 6.  A                                 Fe  
B+→  D E+→  G 

 
      A         
7.  CaCl 2 → Ca →    Ca(OH)2 →  CaCO 3  �  Ca(HCO 3)2 
                        
                                         Clorua vôi    Ca (NO 3)2 
 

8. KMnO4 →  Cl2   → nước Javen →  Cl2 
 
                         NaClO3  →  O 2 
 

     Al2O 3    →  Al2(SO 4)3       NaAlO 2                                 
9.    Al               Al(OH)3                                                                                      
              AlCl3     →    Al(NO3)3  

                 Al2O3  
Câu 16. Hãy tìm 2 chất vô cơ thoả mãn chất R t rong sơ đồ sau: 
    A  B          C 
           R     R            R  R         
                     X  Y          Z 
 
Câu17.  X ç định các chất theo sơ đồ biến hoá sau:  
       A1     A 2           A 3                 A 4 
          A         A     A  A            A       

↓ ↑↓

↓

o+ Y , t→

o+ Z , t →

 

 
 

 
(11) (12) 

(1) 

(8) 

(4) 
(5) (6) 

(9) 
(10) 

(3) 

(7) 
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                         B1     B2           B3        B4 
 
Câu 18. Hoàn thành các phản ứng sau:  
   X + A                                    

(5)

E F+→  

   X + B                              
(6) (7)

G EH F+ +→ →  

                         Fe            
   X + C       

4(8) (9)

I LK H Ba SO+ +→ → + ↓ 

   X + D     
(10 ) (11)

M GX H+ +→ →

Câu 19. Chọn các chất A, B, C biết rằng chúng đều là hợp chất của sắt . Viết c ç  
phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hoá theo sơ đồ (ghi rõ điều kiện phản 
ứng nếu có). 

   B 
   

 

 
(2)(1) (7) (8)

2 4 3 (3)
Fe Fe (SO ) A C Fe→→ → →←  

Câu 20. Viết phương trình ho  ̧học thực hiện dãy biến hoá theo sơ đồ sau(ghi rõ  
điều kiện  phản ứng  nếu có). 

(1) (2) (3) ( 4)P Q K F P→ → → →  
          

                                                                        
(6)

2 2E C H→  

 

Biết P, Q, K, F, E đều là hợp chất của Ca. Q là vật liệu quan trọng trong xây 
dựng. 

Câu 21. Có những chất  Na2O, Na, NaOH, Na2SO 4, Na2CO3, NaCl. 

Dựa vào mối quan hệ giữa các chất , hãy sắp xếp các chất t rên thành một dãy 
chuyển đổi ho  ̧học. Viết các PTHH cho dãy chuyển đổi hoá học trên. 

II. Điền chất và hoàn thành phương trình phản ứng 
1. Điền chất thích hợp vào chỗ “?” và lập PTHH. 

 a. ? + ? →  CaCO 3 + ?                                   b . ? + ? →  ZnS + ? 

 c. ? + ? →  Ca3(PO4)2 + ?                              d . ? + ? →  SO 2 + H2O 

2. Hoàn thành phương trình phản ứng sau:  

a. CO2 + ? →  Ba(HCO 3)2             b . MnO2 +  ? →  ? + ? + ? 

c. FeS2  +  ? → SO2 + ?                   d . Cu  +  ? → CuSO 4 + ? + ? 

3. Điền chất thích hợp vào chỗ “?” rồi viết các PTHH của c ç sơ đồ phản ứng 
sau:  

(4) 

(5) (6) 

(5) 
+C, to cao 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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 a. Cu + ? → CuSO4 + H2O + ?              b. Cu + ? → CuSO 4 + ? 

 c. KHS + ? → H 2S + ?                          d. Ca(HCO3)2 + ? → CaCO3 + ? 

 e. CuSO4 + ? →  FeSO4 + ?                   f. Fe2(SO4)3 + ? →  Fe(NO 3)3 + ? 

 g. AlCl3 + ? → Al2(SO 4)3 + ?                h. NaCl + ? →  NaOH + ? + ? + ? 

 i. Al2O 3 + KHSO 4 → ? + ? + ?              k. KHCO 3 + Ca(OH)2 →  ? + ? + ? 

4. Viết 5 PTHH khác nhau để thực hiện phản ứng 

          BaCl2 + ? → NaCl + ? 

 5. Chọn chất  thích hợp điền vào A, B, C… và viết  PTHH thực hiện sơ đồ: 

 FeS2 + O2 
ot→ A + B   

 A + O2 
ot→ C    

 C + D →  axit E 

 E + Cu →  F + A + D 

 A + D →  axit G  

  6. Hoàn thành c ç phương trình hoá học theo  sơ đồ sau: 
Fe(nung đỏ) + O 2   →  A 
 A   + HCl  →  B + C + H 2O 
 B   + NaOH →  D + G 
 C   + NaOH →  E + G 
Xác định A, B, C, D, E, G. Làm thế nào để chuyển E về Fe? Viết PTHH. 

III. Điều chế một chất từ nhiều chất bằng nhiều cách 
1. Điều chế oxit. 
   Phi kim  +  oxi     Nhiệt phân axit N (axit mất  
nước) 
  Kim loại  K +  oxi     OXIT  Nhiệt phân muốiN 
   Oxi  + hợp chất      Nhiệt phân bazơ không tanN 
         Kim loại mạnh K+ oxit kim 
loại yếu 
Ví dụ:  2N2  +  5O 2  →  2N2O5    

                H2CO3  
ot→  CO2  + H2O 

  3Fe  +  2O 2  
ot→ Fe3O4    

               CaCO3  
ot→  CaO  + CO2 

  4FeS2  +  11O 2  
ot→ 2Fe2O3 +  8SO2  

               Cu(OH)2 
ot→ CuO  +  H 2O 

           2Al  +  Fe2O3 
ot→  Al2O3 + 2Fe 

2. Điều chế axit. 
 Oxit axit  + H 2O 
 Phi kim  + Hi®ro         AXIT 
 Muối + axit mạnh 
Ví dụ:   P2O 5  +  3H2O  → 2H3PO4   
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       H2  +  Cl2  
aùs ù→  2HCl 

  2NaCl  +  H2SO4  → Na2SO4 + 2HCl  
3. Điều chế bazơ. 
 Kim loại  +  H 2O     Kiềm  + dd muối 
     BAZ¬  
 Oxit bazơ + H 2O     Điện phân dd muối (có màng 
ngăn)  
Ví dụ:   2K  +  2H2O  →  2KOH  +  H 2  
       Ca(OH)2  +  K2CO3  → CaCO 3  +  2KOH 
  Na2O  +  H 2O →  2NaOH   
               2KCl  +  2H2O  

ñ ie än ph aân
coù m aøng n gaên→ 2KOH  + H2  + Cl 2 

4. Điều chế hiđroxit lưỡng tính. 
 Muối của nguyên tố lưỡng tính  +  NH4OH (ho c̈ kiềm vừa đủ) → 
Hiđroxit lưỡng tính + Muối mới 
 Ví dụ:   AlCl3  +  NH4OH  →  3NH4Cl  +  Al(OH)3 ↓  
  ZnSO4  + 2NaOH (vừa đủ)  →  Zn(OH)2 ↓   +  Na2SO 4 
 
5.  Điều chế muối. 
a) Từ đơn chất        b) Từ hợp chất 
         Axit  + Bz¬ 
Kim loại  + Axit       Axit  + Oxit baz¬ 
         Oxit axit  + Oxit baz¬ 
Kim loại  + Phi kim     MUỐI            Muối axit  + Oxit bazơ 
         Muèi axit  + Baz¬ 
Kim loại  + DD muối      Axit  + DD muối 
         Kiềm  +  DD muối 
         DD muối  +  DD muối 

*  Bài tập: 
Câu 1: Viết c ç phương trình phản ứng điều chế trực tiếp FeCl2 từ Fe, từ FeSO4, 
từ FeCl3. 
Câu 2: Viết phướng trình phản ứng biểu diễn sự điều chế trực tiếp FeSO4 từ Fe 
bằng các c çh kh ç nhau. 
Câu 3: Viết c ç phương trình điều chế t rực tiếp:  
a) Cu →  CuCl2 bằng 3 ç ch. 
b) CuCl2 →  Cu bằng 2 ç ch. 
c) Fe →  FeCl3 bằng 2 c çh. 
Câu 4: Chỉ từ quặng pirit FeS2, O2 và H2O, có chất  xúc tác thích hợp. Hãy viết  
phương trình phản ứng điều chế muối sắt (III) sunfat . 

Câu 5: Chỉ từ Cu, NaCl và H 2O, hãy nêu ç ch điều chế để thu được Cu (OH)2. 
Viết các PTHH xảy ra. 
Câu 6: Từ các chất KCl, MnO2, CaCl2, H 2SO 4 đặc. Hãy viết PTP− điều chế: Cl2, 
hi®roclorua. 
Câu 7: Từ các chất NaCl, KI, H2O. Hãy viết PTP− điều chế: Cl2, nước Javen, 
dung dịch KOH, I2, KClO3. 
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Câu 8: Từ các chất NaCl, Fe, H 2O, H 2SO 4 đặc. Hãy viết PTP− điều chế: FeCl2, 
FeCl3, nước clo. 
Câu 9: Từ Na, H 2O, CO2, N2 điều chế xođa và đạm 2 lá. Viết phương trình phản 
ứng. 
Câu 10: Phân đạm 2 l  ̧ có công thức NH4NO 3, phân đạm urê có công thức 
(NH 2)2CO. Viết ç c phương trình điều chế 2 loại phân đạm trên từ không khí , 
nước và đá vôi . 
Câu 11: Hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3. Chỉ dùng Al và HCl hãy nêu 2 c çh điều chế 
Cu nguyên chất. 
Câu 12: Từ quặng pyrit sắt, nước biển, không khí , hãy viết  các phương trình 
điều chế các chất: FeSO 4, FeCl3, FeCl2, Fe(OH)3, Na2SO 4, NaHSO 4. 
 Câu 13. Từ những chất có sẵn là  Na2O, CaO, H 2O và các dung dịch 
CuCl2, FeCl3. Hãy viết  c ç PTHH điều chế: 

a. Các dung dịch bazơ  b. C ç bazơ không tan 

 Câu 14. Trong phòng thí nghiệm có những chất sau: vôi sống, sô đa và 
nước. Hãy viết các PTHH điều chế NaOH. 

        Câu 15.  Từ Cu, NaCl, H 2O. Viết c ç PTHH điều chế Cu(OH)2 

        Câu 16. Từ NaCl, MnO2, H 2SO 4(®), Fe, Cu, H2O. Viết phương trình ho  ̧học 
điều chế: FeCl2, FeCl3, CuSO4. 

        Câu 17. Từ ç c chất FeS2, NaCl, H2O, O2 và c ç chất xúc t ç , thiết  bị cần 
thiết có đủ. Viết c ç phương trình phản ứng điều chế FeSO 4 và FeCl2. 

       Câu 19. Từ những nguyên liệu ban đầu là quặng pirit, H 2O, không khí, 
muối ăn và những phương tiện cần thiết khác. Viết các PTHH điều chế FeSO4, 
Fe2(SO 4)3, FeCl2, FeCl3.  

        Câu 20. Từ quặng pyrit sắt, nước biển, không khí, hãy viết PTHH điều chế 
c ç chất FeSO 4, FeCl3, FeCl2, Fe(OH)3, Na2SO 3, NaHSO 4. 

Dạng 3: Câu hỏi phân biệt và nhận biết 

   I. Lý thuyết cơ bản về thuốc thử 

      1. Một số thuốc thử thông dụng  

 Thuốc thử Dùng để nhận Hiện tượng 

1 
Quì tím - Axit 

- Kiềm  

- Quì hoá đỏ 

- Quì hoá xanh 

2 Phenolphtalein - Kiềm  - Hoá hồng 

3 

H2O - Các kim loại mạnh: Na, K,  

Ca, Ba 

- Các oxit kim loại mạnh: 

Na2O, K2O, CaO, BaO 

- P2O5 
- Các muối Na, K, -NO3 

- CaC2 

- H2↑ . Riêng Ca còn tạo ra dd  

đục Ca(OH)2 

- Tan, tạo dd làm hồng pp. Riêng  

CaO → dd đục 

- Tan, dd thu đc làm đỏ quì 

- Tan 
- Tan, C2H2 bay lên 



www.dayvahoc.info  Diễn đàn giáo dục Việt Nam 

www.dayvahoc.info  Diễn đàn giáo dục Việt Nam 
 

27 

4 

Dung dịch kiềm - Kim loại Al, Zn 

- Al2O3, ZnO,  Al(OH)3,  
Zn(OH)2 

- Tan, H2 ↑  

- Tan 

5 

Dung dịch axit 

 

- HCl, H2SO4(l) 

- HNO3, H2SO4(®, n)  
 

 

- HCl 

 

 

- H2SO4 

- HNO3 

- Muèi =CO3, =SO3, =S  

 

- Kim loại đứng trước H 

- Hầu hết kim loại kể cả Cu,  

Hg, Ag  

 

- MnO2 

- Ag2O 

- CuO 

- Ba, BaO, muối Ba 

- Fe, FeO, Fe3O4, FeS, FeS2,  

FeCO3, CuS, Cu2S  

- Tan. Khí CO2, SO2,  H2S bay  

lên. 

- Tan, H2 ↑  

- Tan, khí NO2, SO2 bay  lên.  

Riêng Cu còn tạo dd muối đồng  

màu xanh. 

- Khí Cl2 ↑  

- AgCl ↓  

- Dung dịch màu xanh  

- BaSO4↓  

- Khí NO2, SO2, CO2 bay lên  

6 

Dung dịch muối 

- BaCl2, Ba(NO3)2, 

(CH3COO)2Ba 

- AgNO3 

- Cd(NO3) 2,  

Pb(NO3) 2 

 

- Hợp chất có gốc =SO4 

 

- Hợp chất có gốc – Cl 

- Hợp chất có gốc =S 

 

- BaSO4↓ trắng 

 

- AgCl ↓ trắng 

- CdS ↓vµng, PbS ↓®en 

      2. Thuốc thử cho một  số  loại chất  

 
Chất cần 
nhận biết 

Thuốc thử Hiện tượng 

1 

Các kim loạ i  

- Na, K (kim 

loại kiềm, hoá trị 

I) 

 

+ H2O 

+ Đốt cháy, quan sát màu 

ngọn lửa 

→  tan + dd trong + H2 ↑  

→  Na: màu vàng  

       K: màu tím 

Ca, Ba (ho  ̧trÞ II)  

 

+ H2O 

 

+ Đốt cháy, quan sát màu 

ngọn lửa 

→  Ca: tan + dd đục + H2↑  

→ Ba: tan + dd trong + H2 ↑  

→ Ca: màu đỏ 

→ Ba: màu lục 

Al, Zn  

Phân biệt Al và Zn 

+ dd kiềm: NaOH, Ba(OH)2 

+ HNO3 đặc, nguội 

→ tan + H2 ↑  

→  Al: không tan  

       Zn: tan + NO2↑ (nâu) 

Các kim loại từ 

Mg đến Pb 

+ dd HCl →  Tan + H2 ↑ . Riêng Pb có kết 

tủa trắng PbCl2 

 

Cu  + HNO3 đặc 

+ AgNO3 

→  Tan + dd xanh + NO2 ↑(n©u) 

→  Tan + dd xanh + ↓ trắng bạc 
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Ag + HNO3, sau đó cho NaCl 

vào dd  

→ Tan + NO2↑ (nâu),↓ trắng 

 

Hg + HNO3 đặc,  sau đó cho  Cu  

vào dd  

→  Tan + NO2 ↑(nâu), kết tủa 

trắng bạc bám lên đồng.  

2 

Một số phi kim 

I2 (màu tím đen) + Hồ tinh bột. Đun nóng  

mạnh 

→  Màu xanh. Th n̈g hoa hết 

S (màu vàng) + Đốt trong O2, KK →  SO2↑ (mùi hắc) 

P (màu đỏ) + Đốt cháy  →  P2O5 tan trong nước + dd làm  

quì tím ho  ̧đỏ  

C (màu đen)  + Đốt cháy  → CO2 ↑ , đục nước vôi trong 

3 

Một số chất khí  

NH3 + Quì tím ướt → Mùi khai, quì hoá xanh 

NO2        Có màu nâu 

NO + Không khí hoặc O2 ( trộn)  →  NO2 ↑ (màu nâu) 

H2S  

+ dd Pb(NO3)  

       Mùi trứng thối 

→  PbS↓ đen  

O2 + Tàn đóm →  Bùng cháy  

CO2 + Nước vô i trong  →  Vẫn đục 

CO + Đốt trong KK →  CO2 

SO2 + Nước vô i trong  

+ Nước Br2 

→  Vẩn đục CaSO3 ↓  

→  Mất màu nước Br2 

SO3 + dd BaCl2 →  BaSO4 ↓ trắng 

 

Cl2 + dd KI và hồ tinh bột 

+ dd AgNO3 

→  I2↓+ màu xanh 

→ AgCl ↓  

HCl + dd AgNO3 → AgCl ↓  

H2 + Đốt cháy  → Giọt nước 

4 

Oxit 

Na2O, K2O, BaO + H2O → Dung dịch trong suốt làm  

xanh quì tím 

CaO + H2O 

+ dd Na2CO3 

→  Tan + dd đục 

→  CaCO3↓  

P2O5 + H2O →  Dung dịch làm đỏ quì 

SiO2 + dd HF (không tan trong  

ç c ax it kh ç)  

→  Tan tạo SiF4 

 

Al2O3 + Tan cả trong ax it và kiềm  

CuO + dd HCl, HNO3, H2SO4(l )  →  Dung dịch màu xanh  

Ag2O + dd HCl đun nóng →  AgCl ↓ trắng 

MnO2 + dd HCl đun nóng → Cl2↑mµu vàng 

5 

Các dd muối 

Nhận gốc ax it   

- Cl + AgNO3 → AgCl ↓ → đen 

- Br + Cl2 → Br2 lỏng màu nâu  
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- I + Br2 + tinh bột → Màu xanh do I2 ↓  

=S  + Pb(NO3)2 →  PbS↓ đen  

=SO4 + BaCl2, Ba(NO3)2 →  BaSO4 ↓ trắng 

=SO3 + dd HCl, H2SO4, HNO3 →  SO2↑ có mùi hắc 

=CO3 + dd HCl, H2SO4, HNO3 →  CO2 ↑ , đục nước vôi trong 

≡PO4 + dd AgNO3 →  Ag3PO4↓ vàng 

- NO3 + Cu hoặc H2SO4 →  dung dịch xanh + NO2↑  

Nhận biết KL    

Muối kim loại 

kiềm 

+ Đốt cháy và quan sát màu 

ngọn lửa 

→  Muối Na: màu vàng  

→  Muối K: màu tím  

Muối Mg + dd NaOH →  Mg(OH)2 ↓ trắng  

Muối Fe(II)  + dd NaOH →  Fe(OH)2 ↓ trắng, để trong  

không khí hoá nâu đỏ (Fe(OH)3)  

Muối Fe(III)  + dd NaOH → Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ 

Muối Al + dd NaOH đến dư → Al(OH)3 ↓ trắng, ↓ tan 

Muối Ca + dd Na2CO3 → CaCO3↓  

Muối Pb(II) + dd Na2S  hoặc H2S  → PbS↓ đen  

 

 

I. Nhận biết các chất trong dung dịch. 
 

Ho  ̧
chất 

Thuốc 
thử 

Hiện tượng Phương trình minh hoạ 

- Axit  
-Baz¬ 
kiềm 

Quỳ tím 
- Quỳ tím hoá đỏ 
- Quỳ tím hoá xanh 

 

Gốc 
 nitrat  

Cu 

Tạo khí không màu, để 
ngoài không khí hoá nâu 

8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2  +    
2NO     + 4H2O 
                                                    
(không màu) 
   2NO  + O 2  →  2NO2  (màu nâu) 

Gốc 
sunfat  

BaCl 2 
 

Tạo kết tủa trắng không 
tan trong axit  

H 2SO 4 + BaCl2  → BaSO 4↓+ 2HCl 
Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓+ 
2NaCl 

Gèc 
sunfit  - BaCl2 

- Axit 

- Tạo kết tủa t rắng không 
tan trong axit. 
- Tạo khí không màu. 

Na2SO3 + BaCl2 →  BaSO3↓+ 
2NaCl  
Na2SO3 + HCl →  BaCl2 + SO 2 ↑+ 
H 2O 

Gèc 
cacbona
t 

Axit, 
BaCl 2, 
AgNO3 

Tạo khí không màu, tạo 
kết tủa t rắng. 

CaCO 3 +2HCl →  CaCl2 + CO 2 ↑+ 
H 2O 
Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 ↓+ 
2NaCl 
Na2CO3 + 2AgNO 3 → Ag2CO 3 ↓+ 
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2NaNO3 
Gèc 
photphat AgNO3 

Tạo kết tủa màu vàng Na3PO4 + 3AgNO 3 → Ag3PO4 ↓  + 
3NaNO3 
                                   (màu vàng) 

Gốc 
clorua 

AgNO3, 
Pb(NO3)

2 

Tạo kết tủa t r¾ng HCl + AgNO3  →  AgCl ↓  + HNO 3 
2NaCl + Pb(NO3)2 →  PbCl2 ↓  + 
2NaNO3 

Muèi 
sunfua 
 

Axit, 
Pb(NO3)

2 

Tạo khí mùi t rứng ung. 
Tạo kết tủa đen. 

Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑  
Na2S + Pb(NO 3)2 → PbS↓+ 
2NaNO3 

Muèi 
sắt (II) 

NaOH 

Tạo kết tủa t rắng xanh, 
sau đó bị hoá nâu ngoài 
không khí. 

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2  ↓+ 
2NaCl 
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O→ 4Fe(OH)3 
↓  

Muèi 
sắt (III) 

 

Tạo kết tủa màu nâu đỏ FeCl3 + 3NaOH →  Fe(OH)3  ↓+ 
3NaCl 

Muối 
magie 

Tạo kết tủa t rắng MgCl2 + 2NaOH →  Mg(OH)2  ↓+ 
2NaCl 

Muối 
đồng 

Tạo kết tủa xanh lam Cu(NO3)2 +2NaOH → Cu(OH)2  ↓+ 
2NaNO3 

Muối 
nhôm 

Tạo kết tủa trắng, tan trong 
NaOH dư 

AlCl3 + 3NaOH →  Al(OH)3 ↓+ 
3NaCl 
Al(OH)3 + NaOH (d−) → NaAlO2 + 
2H2O 

II.  Nhận biết các khí  vô cơ. 
Khí 
SO 2 

Ca(OH)2, 
dd nước 
brom 

Làm đục nước vôi t rong. 
Mất màu vàng nâu của 
dd nước brom 

SO 2 + Ca(OH)2 →  CaSO 3 ↓+ H 2O 
SO 2 + 2H 2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr 

KhÝ 
CO 2 

Ca(OH)2 
Làm đục nước vôi t rong CO2 + Ca(OH)2 →  CaCO 3 ↓+ H2O 

Khí 
N2 

Que diêm 
đỏ 

Que diêm tắt  

Khí 
NH 3 

Quỳ tím 
ẩm 

Quỳ tím ẩm hoá xanh  

Khí 
CO 

CuO (đen) 
Chuyển CuO (đen) thành 
đỏ. 

CO + CuO 
o

t→  Cu + CO2 ↑  
                 (đen)                          (đỏ) 

Khí 
HCl 

- Quỳ tím 
ẩm ướt 
- AgNO3 

- Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ 
 
- Tạo kết tủa t rắng 

 
 
HCl + AgNO3 →  AgCl ↓+ HNO3 

KhÝ 
H2S 

Pb(NO 3)2 
Tạo kết tủa đen H 2S + Pb(NO3)2 →  PbS↓+ 2HNO 3 
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KhÝ 
Cl2 

GiÊy tÈm 
hồ tinh 
bột 

Làm xanh giấy tẩm hồ 
tinh bột 

 

Axit 
HNO3 

Bột Cu 
Có khí  màu nâu xuất  
hiện 

4HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 +  
2NO2↑+ 2H 2O 

II. Một số trường hợp nhận biết 
 Cách làm chung: 

 * Lập sơ đồ nhận biết: Dựa vào tính chất khác nhau của các chất cần 
nhận biết, lựa  chọn thuốc thử  thích hợp để lần  lượt nhận ra các chất. 

 * Trình bày phương pháp nhận biết dựa vào sơ đồ.  

  Ví dụ: Nêu phương pháp hoá học để phân biệt 4 chất lỏng: 
HCl, H 2SO 4, HNO3, H2O. 

*Sơ 

đồ:
2

3

2
2 4 Qui

BaCl 2 4
3 2 4 3

3
2

AgNO

3

HCl
H O (khong hien tuong)

H SO
H SO ( )

HNO HCl,H SO ,HNO (qui hoa do)
HCl,HNO

H O

HCl( )

HNO (khong hien tuong)





 →  ↓  
  →  

→

 ↓
  → 



 

 * Trình bày: 

 - Nhỏ lần lượt  4 mẫu thử vào quì  tím: 

 + Mẫu nào không làm quì chuyển màu là H2O. 

 + Mẫu nào làm quì  hoá đỏ là: HCl, H2SO4, HNO 3. 

- Tiếp tục nhỏ lần lượt  dung dịch BaCl2 vào 3 mẫu axit:  

 + Mẫu nào thấy xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4 vì:  

                         H 2SO 4 + BaCl2 → BaSO 4↓  + HCl 

 + Mẫu nào không thấy hiện tượng là: HCl và HNO3 

- Nhỏ tiếp dung dịch AgNO3 vào 2 mẫu axit còn lại: 

+ Mẫu nào thấy xuất hiện kết  tủa t rắng, để lâu t rong không khí hoá đen là HCl 

vì:                    HCl + AgNO3 →  AgCl↓ + HNO3 

 + Mẫu nào không thấy hiện tượng là: HNO3. 

I. Nhận biết bằng thuốc thử tự chọn 

1. Có hỗn hợp khí gồm CO, CO 2 và C2H4. Nêu phương pháp ho  ̧ học để chứng 
minh sự có mặt của ç c khí đó trong hỗn hợp. 



www.dayvahoc.info  Diễn đàn giáo dục Việt Nam 

www.dayvahoc.info  Diễn đàn giáo dục Việt Nam 
 

32 

2. Nhận biết sự có mặt của các khí sau trong cùng một hỗn hợp: CO 2, SO2, C2H4, 
CH4. 

3. Có hỗn hợp 3 bột kim loại: Fe, Ag, Cu. Nêu cách nhận biết từng kim loại có 
trong hỗn hợp. Viết ç c phương trình phản ứng. 

4. Cho hỗn hợp M gồm 5 chất Fe, Cu, Al, CuO, FeO. Hãy trình bày phương pháp 
hoá học để chứng minh sự có mặt của từng chất t rong hỗn hợp. 

5. Có 3 lọ đựng khí là: Cl2, HCl, O2. Nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng 
khí trong mỗi lọ. 

6. Nêu ç ch phân biệt CaO, Na2O, MgO, P2O5 đều là chất bột t rắng. 

7. 5 chất bột  Cu, Al, Fe, S, Ag. Hãy nêu phương pháp phân biệt chúng. 

8. 5 chất bột: MgO, P2O5, BaO, Na2SO 4, Al2O3. Hãy dùng pp đơn giản để phân 
biệt ç c chất  này. 

9. Trình bày phương pháp phân biệt  5 dd: HCl, NaOH, Na2SO 4, NaCl, NaNO3. 

10. Nêu phương pháp hoá học để nhận biết các lọ đựng chất rắn sau: NaCl, 
KOH, Na2SO 4, NaNO3.  

11. Có 4 lọ mất nhãn đựng c ç chất lỏng sau: rượu etylic, axit axetic, glucozơ, 
saccarozơ. Trình bày phương pháp nhận biết ra các lọ dung dịch. Viết PTHH. 

12. Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa một dung dịch muối (không trùng kim loại  
cũng như gốc axit) là: clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của ç c kim loại Ba, Mg, 
K, Pb 

 a. Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch của muối nào? 

 b. Nêu phương pháp phân biệt 4 ống nghiệm đó. 

13. Cho 4 kim loại A, B, C, D có màu sắc gần giống nhau lần lượt tác dụng với  
HNO3đặc, dd HCl, dd NaOH, ta thu được kết quả như sau:  

Dấu + là có phản ứng, dấu - là không 
phản ứng. Hỏi chúng là kim loại gì 
trong số các kim loại sau đây: Ag, 
Cu, Mg, Al, Fe. 

Viết c ç PTHH xảy ra, biết rằng kim 
loại tác dụng với HNO3 đặc chỉ cho 

khí màu nâu duy nhất bay ra. 

II. Nhận biết chỉ bằng thuốc thử quy định 

1. Có 3 oxit màu trắng là MgO, Al2O3, BaO. Chỉ có nước có nhận biết được các 
oxit đó không? Nếu được hãy nêu cách nhận biết . 

2. Nhận biết ç c dung dịch sau đây chỉ bằng quỳ tím: Na2CO3, AgNO3, CaCl2, 
HCl. 

3. Có 5 lọ đựng 5 dung dịch riêng biệt bị mất nhãn: H 2SO 4, Na2SO 4, NaOH, 
NaCl, Ba(OH)2. Chỉ  dùng quỳ tím, nêu cách nhận biết c ç chất  trên. 

 A B C D 

 HNO 3 - - + + 

HCl + - - + 

NaOH + - - - 



www.dayvahoc.info  Diễn đàn giáo dục Việt Nam 

www.dayvahoc.info  Diễn đàn giáo dục Việt Nam 
 

33 

4. Nhận biết c ç dung dịch trong mỗi cặp sau đây chỉ bằng phenolphtalein:  

 a. 3  dung dịch: KOH, KCl, H2SO 4 

 b. 5  dung dịch: Na2SO4, H2SO 4, MgCl2, BaCl2, NaOH. 

5. Nhận biết ç c dung dịch sau chỉ bằng một kim loại: AgNO 3, NaOH, HCl, 
NaNO3. 

6. Chỉ dùng kim loại, làm thế nào để phân biệt được các dung dịch AgNO3,  
NaOH, HCl, và H2O. Viết ç c phương trình phản ứng xảy ra. 

7. Nhận biết 4 dung dịch sau bằng một hoá chất tự chọn: MgCl2, FeCl2, FeCl3, 
AlCl3. 

8. Có thể dùng nứơc và phương pháp vật lý để phân biệt các chất : KOH , FeCl3 , 

MgSO4 , FeSO4 ,NH4Cl ,Hg(NO3)2. 

9. a.Phân biệt các chất sau chỉ dùng một thuốc thử. (NH4 )2SO4 , Ca(H2 PO4)2  

,KCl. 

    b.Phân biệt K2SO4 ,K2CO3 ,HCl, BaCl2 chỉ bằng một kim loại hoặc không 

dùng chất thử nào. 

10. Ch ỉ được dùng thêm quì tím và các ống nghiệm, hãy ch ỉ rõ phương pháp 

nhận ra các dung dịch b ị mất nhãn: NaHSO4, Na2 CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2 S. 

11. Trình bày hai phương pháp hóa học để phân b iệt khí SO2 và CO2. Viết  các 

phương trình hóa học. 

12. Chỉ có nước và khí CO2 hãy trình bày cách phân biệt 5 chất bột màu trắng 
sau:  

 NaCl  ,  Na2CO3  ,  Na2SO4  ,  BaCO3  ,  BaSO4    
13. Có 3 gói bột màu t rắng không ghi nhãn, mỗ i gói chứa riêng rẽ hỗn hợp 2 

chất sau: Na2CO3 và K2CO3; NaCl và KCl; MgSO4 và BaCl2. Bằng phương pháp 

hoá học, làm thế nào để phân biệt 3 gói bột t rên nếu chỉ dùng nước và các ống 

nghiệm. Viết  các phương t rình hoá học. 
 

III. Nhận biết không có chất thử khác 

1. Có 3 ống nghiệm đựng 3 chất lỏng không màu là dd NaCl, HCl, Na2CO3. 
Không dùng thêm một chất nào kh ç kể cả quỳ tím. Làm thế nào để nhận biết 
từng chất. 

2. Hãy phân biệt  ç c dung dịch sau đây mà không dùng thuốc thử kh ç:  

 a. CaCl2, HCl, Na2CO3, KCl. 

 b. AgNO3, CuCl2, NaNO3, HBr. 

 c. NaCl, H 2SO 4, CuSO4, BaCl2, NaOH. 

3. Trong 5 dd kÝ  hiệu A, B, C, D E chứa Na2CO3, HCl, BaCl2, H2SO4, NaCl. Biết:  

 - A đổ vào B có kết  tủa 
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 - A đổ vào C có khí  bay ra 

 - B đổ vào  D có kết tủa 

 Xác định chất có kí hiệu trên và giải thích. 

Dạng 4: Câu hỏi tinh chế và tách chất khỏi hỗn hợp 

   I. Nguyên tắc 

 Có hỗn hợp 2 chất A, B. Để tách được A và B: 

 Bước 1: Chọn chất X nào đó t ç dụng với A (mà không ţ c dụng với B) để 
chuyển A thành A1 ở dạng kết tủa, bay hơi hoặc hoà tan sau đó ţ ch A1 khỏi B 
(bằng c çh  lọc hoặc tự t çh). 

 Bước 2: Điều chế lại A từ A1. 

 * Sơ đồ tổng quát: 

     B 

 A, B 

     A1 (↓ ,↑ , tan) 
Y+

→A 

 * Nếu hỗn hợp A, B đều tác dụng được với chất X thì dùng chất X ' chuyển 
cả A, B thành A', B' rồi tách A', B' thành hai chất nguyên chất sau đó tiến  hành 
bước 2 (điều chế lại  A từ A').  

II. Ví dụ về cách làm 

      1. Hỗn hợp các chất rắn 

 Ví dụ: Nêu cách tách hai chất rắn CaCO3, CaSO 4 ra khỏi nhau. 

       CaSO4↓  

Hỗn hợp 3

4

CaCO

CaSO





  

       CO2↑ ,  
Ca(OH)

2
+

→CaCO3↓ 

 Trình bày: 

 - Cho hỗn hợp đun nóng với H 2SO4 

   CaCO3 + H 2SO4 → CaSO4↓  + CO2 ↑ + H2O 

 - Thu và dẫn CO 2 qua dung dịch Ca(OH)2 dư:  

   CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓  + H 2O 

    2 . Hỗn hợp các chất lỏng (hoặc chất rắn đã hoà tan thành dung dịch): 
Chọn X để tạo ↓  hoặc↑  

 Ví dụ: Nêu cách tách dung dịch chứa NaCl, CaCl2. 

       NaCl 

+ X 

+ H2SO4(®) 
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Hỗn hợp 2CaCl

NaCl





  

       CaCO3↓
HCl+→CaCl2 

    3 . Hỗn hợp các chất khí: Chọn X dùng để hấp thụ. 

 Ví dụ: Nêu cách tách hỗn hợp khí  gồm  CO 2 và O 2. 

       O2↑  

Hỗn hợp 2

2

CO

O





  

       CaCO3↓
2 4SOH+→  CO2↑  

III. Bài tập 

1. Khí CO dùng làm chất đốt trong công nghiệp có lẫn các khí CO 2, SO2. Làm 
thế nào để có thể loại bỏ được tạp chất ra khỏi  CO bằng hoá chất  rẻ tiền nhất. 

2. Khí O2 có lẫn CO 2 và khí C2H4. Làm thế nào  để có được O2 tinh khiết. 

3. Dung dịch ZnSO 4 có lẫn tạp chất là CuSO 4. Dùng kim loại nào để làm sạch 
dung dịch ZnSO4. 

4. Bạc dạng bột có lẫn  chất  Cu và Al. Bằng phương pháp hoá học làm thế nào  
thu được Ag tinh khiết. 

5. Một mẫu Cu có lẫn Fe, Ag và S. Nêu phương pháp tinh chế đồng. 

6.Trình bày phương pháp hoá học để: 

T çh lấy bạc nguyên chất từ hỗn hợp Ag, Fe, Cu. 

7. Muối ̈ n  có lẫn Na2SO3, CaCl2, CaSO 4. Nêu ç ch tính chế muối ăn. 

8. Nêu phương pháp tách c ç hỗn hợp sau đây thành chất nguyên chất. 

 a. Hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO ở thể rắn. 

 b. Hỗn hợp gồm Cl2, H2, CO2 

 c. Hỗn hợp 3 muối rắn AlCl3, ZnCl2, CuCl2. 

9. T çh riêng từng chất  nguyên chất từ hỗn hợp: ®  ̧vôi, vôi sống và muối ăn. 

10. Tách từng kim loại nguyên chất ra khỏi hỗn hợp gồm MgCO3, K2CO3, 
BaCO3 

 

 

 

Chuyên đề 4 

Một số dạng bài tập tính toán 

+ Na2CO3 

+ Ca(OH) 2 
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A. Bài tập về công thức hoá học 

  I. Tính theo công thức hoá học 

      1.  Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp 
chất. 

Giả sử có CTHH đã biết AxBy � Ta tính  được %A và %B. 

Cách giải: 

 - Xác định MA x B y  

 - %A = 
y·BA

A

M

m .100% = 
y·BA

A

M

M.x .100% 

 - %B = 
y·BA

B

M

m
.100% = 

y·BA

B

M

M.y
.100% 

Ví dụ: Tính %  về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất F2O3. 

 - MFe 2O 3 = 2 .56 + 3.16 = 160 (g/mol) 

 - %Fe = 
32OFe

Fe

M

M.2
.100% = 

160

56.2
.100% = 70% 

 - %O = 
32OFe

O

M

M.3 .100% = 
160

16.3 .100% = 30% 

    Hoặc %O = 100% - %Fe = 100% - 70% = 30%  

C1. Axit axetic có công thức C2H 4O 2. Hãy tính thành phần phần tr̈ m khối lượng 
của ç c nguyên tố có t rong axit axetic. 

C2. Tính thành phần % theo khối  lượng S và O trong SO 2. 

C3. Tính % khối lượng của nguyên tố N có trong phân đạm ure (NH 2)2CO. 

2.  Tính khối lượng của mỗi nguyên tố  có trong một lượng chất  đã cho. 

Giả sử có a gam hợp chất AxBy � Tính được khối lượng của A và B trong a gam 
hợp chất AxBy. 

Cách giải: 

 - Xác định MA x B y  

 - Đặt quy tắc tam xuất:  

  + Cứ MA x B y
(g) có chứa x.MA(g) n. tè A và y.MB(g) n.tè  B 

  + Vậy a(g) AxBy có chứa   mA(g) n. tè A  và mB(g)    n.tè B 

  ⇒  mA = 
xã y

A

A B

x.M

M
.a   mB = 

xã y

B

A B

y.M

M
.a        
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Ví dụ: Tính khối lượng của các nguyên tố có trong 15 gam CuSO4. 

- MCuSO 4  = 64 + 32 + 4.16 = 160 (g/mol) 

- mCu  =
4

Cu

CuSO

1.M

M
.15 = )gam(615.

160

16.1
=  

- mS  =
4CuSO

S

M

M.1 .15 = )gam(315.
160

32.1
=  

- mO  =
4CuSO

O

M

M.4
.15 = )gam(615.

160

16.4
=  

   Hoặc mO = 15 - (mCu + mS ) = 15 - 9 = 6 (g) 

Câu 1. Một người làm vườn đã dùng 500g (NH4)2SO 4 để bón rau. 

a. Nguyên tố dinh dưỡng nào  có trong loại  phân bón này? 

b. Tính % của nguyên tố dinh dưỡng có trong phân bón. 

c. Tính khối lượng của nguyên tố  dinh dưỡng bón cho ruộng rau. 

Câu. 2 Tính lượng quặng sắt có chứa 69,6% Fe3O 4 để điều chế  12,6 tấn sắt. 

Câu. 3 Tính lượng quặng apatit chứa 62% canxi photphat để điều chế được 12,4 
tÊn photpho. 

Câu. 4 Trong 1 tấn quặng chứa 96% Fe2O 3 và 1 tấn quặng chứa 92,8% Fe3O4 thì 
lượng nào chứa nhiều sắt hơn. 

3. Từ lượng nguyên tố, tính lượng chất  

 Ví dụ: Cần bao nhiêu kg ure (NH2)2CO để có một lượng đạm (nitơ) bằng 
5,6kg. 

  
2 2(NH ) CO

M 60gam=  

  Cứ 60 gam ure có chứa 28 gam nitơ 

  Vậy số kg ure mà có chứa 5,6 kg nitơ là: 

  
2 2(NH ) CO

5,6.60
m 12kg

28
= =  

4. Từ lượng nguyên tố này tính lượng nguyên tố kia 

 Ví dụ: Trong supephotphat kép Ca(H2PO4)2 có bao nhiêu kg canxi ứng với  
49,6 kg photpho. 

  
2 4 2Ca(H PO )

M 40 4 (31.2) (16.8) 234gam= + + + =  

  Cứ 40 gam canxi thì  ứng với62 gam photpho 

  Vậy số kg canxi ứng với 49,6 kg photpho là: 

  
Ca

49,6.40
m 32kg

62
= =  



www.dayvahoc.info  Diễn đàn giáo dục Việt Nam 

www.dayvahoc.info  Diễn đàn giáo dục Việt Nam 
 

38 

1 a. Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam oxi trong sắt(III) sunfat ứng với 14 
gam sắt  trong đó. 

    b. Tính lượng oxi ứng với  24 kg lưu huỳnh có trong nhôm sunfat ứng với  81 
gam nhôm trong đó. 

2  Tính lượng oxi có trong ho  ̧chất A chứa 98% H3PO 4 tương ứng với lượng lưu 
huỳnh có trong hoá chất B chứa 98% H2SO4. Biết A và B có lượng hidro bằng 
nhau. 

II. Xác định CTHH của hợp chất 

   1. Bằng tỷ lệ % 

      a.  Nếu biết % nguyên tố và M: 

Ví dụ: Xác định CTHH của một oxit sắt biết phân tử khối là 160 và % khối lượng 
của sắt  là 70%. 

 - Giả sử công thức hoá học của oxit  sắt  là FexOy 

 - FexOy = 160 ⇒  MFe xO y  = 160 (g/mol) 

 - %Fe = 70% ⇒  %O = 30% 

 - Ta cã:   
x y

Fe

Fe O

m %Fe
=

M 100%
 ↔

x y

Fe

Fe O

x.M %Fe
=

M 100%
 

   ⇒  x = x yFe O

Fe

M .%Fe 160.70%
=

M .100% 56.100%
 = 2  

    Tương tự: y = x yFe O

O

M .%O 160.30%
=

M .100% 16.100%
 = 3 

   ⇒  CTHH của oxit sắt là  Fe2O3 

     b.  Nếu chỉ biết % nguyên tố: 

 Ví dụ: Xác định CTHH của oxit S biết %S = 50%. 

 - %S = 50%, %O = 50% 

 - Gọi CT của oxit: SxOy 

 - Cứ 1 mol SxOy có x mol S và y mol O 

 - Có tỷ lệ: x : y = nS : nO = 
50 50
: 1,5625: 3,152 1: 2

32 16
= =  

1. a. Hãy xác định công thức của hợp chất  khí A, biết  rằng:  

  - A là oxit  của S chứa 50% oxi. 

  - 1 gam A chiếm  thể tích là 0 ,35 lit ở  đkc. 

 b. Hoà tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2M. 
Hãy cho biết muối nào thu được sau phản ứng? Tính nồng độ mol của muối (giả 
thiết thể tích dung dịch  thay đổi  không đáng kể). 
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2. Có hai khoáng chất A và B biết: 

 - A chứa 21,74% lượng Ca, % lượng Mg = % lượng C = 13,05%, còn lại là 
lượng oxi. 

 - B chứa 57,66% lượng Cu, 5,4% lượng C, 36% lượng O, còn lại  là H 

 Tìm công thức A, B. Gọi tên, biết các công thức đó ở  dạng đơn giản  nhất. 

2. Bằng tỷ  lệ khối lượng nguyên tố  

    a .  Biết tỷ lệ KL nguyên tố và  M 

Ví dụ: X̧ c định CTHH của một oxit của P biết phân tử khối của oxit này bằng 

142 và tỷ lệ khối lượng 
40

31

m

m

O

P =  

 - Giả sử  CTHH của oxit là PxOy 

 - PxOy = 142 ⇒  MP x O y  = 142 (g/mol) 

 - Cã 
40

31

M.y

M.x

m

m

O

P

O

P ==   ⇒  x = 
5

y2  (1) 

 - Mà MP xO y
 = x .31 + y.16  = 142 (2) 

    Từ (1) và (2) ⇒  x = 2, y = 5  

    Vậy CTHH của oxit đó là P2O5 

     b.  Nếu chỉ biết tỷ lệ khối  lượng nguyên tố  

Ví dụ: Xác định CTHH của một oxit của P biết tỷ lệ khối  lượng 
40

31

m

m

O

P =  

  

31
%P 100% 43,7%

71

40
%O 100% 56,3%

71

− = =

− = =

 

  - Gọi CT của oxit: PxOy 

  - Có tỷ lệ: x : y = 
43, 7 56,3

: 1,41:3,52 2: 5
31 16

= =  

 
2 5

CT :P O⇒  

  3. Bằng phân tử khối  

 Ví dụ: Oxit của một kim loại hoá trị III có khối lượng 32 gam tan hết 
trong 400 ml dd HCl 3M vừa đủ. Tìm CT của oxit trên. 

 Giải: 

 - Gọi CT của oxit là:  R2O3 

 - PTHH:  R2O 3 + 6HCl →  2RCl3 + 3H2O 
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 - Theo bài  ra:  M

HCl

HCl

C (HCl) 3M
n 3.0,4 1,2mol

V 0, 4 lit

=
⇒ = =

=
 

 - Theo PTHH:
2 3R O HCl

1
n n 0,2mol

6
= =  

      1. Xác đinh CT của một oxit KL (III) biết rằng hoà 8 gam oxit này bằng 300 
ml H2SO4 loãng 1M. Sau phản ứng phải trung hoà lượng axit còn dư bằng 50 
gam dd NaOH 24%.  

     2. Một oxit của nitơ ở đkc có khối lượng riêng bằng 1,964 gam/lit. Tìm công 
thức của oxit này. 

    3. Cho 10 gam dung dịch muối sắt clorua 32,5% ţ c dụng với dung dịch 
AgNO3 dư tạo thành 8,61 gam kết tủa. Hãy tìm công thức hoá học của muối sắt  
đã dùng. 

    4. Cho 10,8 gam kim loại hoá trị III t ç dụng với Cl2 dư tạo ra 53,4 gam muối  
clorua. Hỏi KL này là nguyên tố  nào? 

   5. a. Hãy x ç định công thức của một oxit sắt biết rằng khi cho 32 gam oxit 
này ţ c dụng hoàn toàn với khí CO thì thu được 22,4 gam chất rắn. Biết khối  
lượng mol của oxit  là 160. 

 b. Chất khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn bằng nước vôi trong  dư. Tính 
khối lượng kết tủa thu được. 

4. Bằng sự đốt cḩ y  

 Ví dụ: Đốt hoàn toàn 6 gam chất A chỉ thu được 4,48 lit CO2 (đkc) và 3,6  
gam H 2O. Biết 1 lít hơi A (đkc) nặng 2,679 gam. Tìm CTHH của A. Chất nào 
quen thuộc có công thức này, gọi tên . 

 Giải: 

 - Bài ra:  
2CO

4,48
n 0,2mol

22,4
= =   

2H O

3,6
n 0,2mol

18
= =  

 - Chất  A có C và H, có thể có  oxi. 

  Số mol C sinh ra: 
2C CO C

n n 0,2mol m 0,2.12 2,4gam= = ⇒ = =  

  Sè mol H sinh ra: 
2H H O H

n 2.n 0,4mol m 0,4.1 0,4gam= = ⇒ = =  

  
C H A
m m 2,4 0,4 2,8gam m 6gam⇒ + = + = 〈 =   

⇒A còn có oxi O O

3,2
m 6 2,8 3,2gam n 0,2mol

16
⇒ = − = ⇒ = =  

- Có tỉ lệ: C : H : O = 0 ,2 : 0,4 : 0,2 = 1  : 2  : 1  

- Vậy CT chung: (CH2O)n 

- Mà MA = 22,4. 2,679 = 60 gam ⇒  n = 2  phù hợp ⇒  CT: C2H4O2 
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B. Bài tập về phương trình hoá học 

  I. Cách giải chung 

       1. Các bước giải toán tính theo PTHH 

        - Đổi các dữ kiện bài  cho ra số  mol. 

       - Viết các PTHH xảy ra. 

       - Dựa vào dữ kiện bài và PTHH, thiết lập mối quan hệ về số mol giữa c ç 
chất đã biết và các chất phải tìm để tìm số  mol các chất cần tìm 

        - Đổi số  mol các chất  cần tìm về đại lượng ban đầu mà bài yêu cầu. 

      2.  Lưu ý: Để giải được bài toán theo PTHH cần: 

       - Viết đúng PTHH. 

        - Nắm vững mối quan hệ giữa các đại  lượng: n, m, M, V… 

     3.  Ví dụ: 

 Biết rằng khi cho sắt tác dụng với clo người ta thu được muối sắt(III) 
clorua. Tính thể tích của clo (đktc) cần dùng và khối lượng muối tạo thành khi 
cho 5,6  gam  sắt  phản ứng. 

 Giải: 

 - Theo bài  ra:  ⇒Fe Fe

m 5,6
m = 5,6g n = = = 0,1mol

M 56
 

 - PTHH xảy ra: 2Fe + 3Cl2 →  2FeCl3 

 - Theo PTHH: cứ 2 mol Fe phản ứng hết với 3 mol Cl2 tạo thành 2 mol  
FeCl3. 

- Số mol Cl2 tham  gia phản ứng và số mol  FeCl3 tạo thành là:  

2Cl Fe

3 3
n = n = .0,1= 0,15mol

2 2
 

    
3FeCl Fen = n = 0,1mol 

 - Vậy thể tích Cl2 tham gia phản ứng và khối lượng FeCl2 tạo thành là: 

    2 2

3 3 3

Cl Cl

FeCl FeCl FeCl

V = n .22,4 = 0,15.22,4 = 3,36 lit

m = n .M = 0,1.162,5 =16,25gam
 

II. Cụ thể 

Dạng 1: toán về lượng chất dư 

1. Cho 22,4 g  sắt  ţ c dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit sunfuric. 

 a. Chất  nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? 
 b. Tính thể tích khí hidro thu được ở  điều kiện  chuẩn.  

2.  Cho 1,6  gam CuO tác dụng với 100 g dd H 2SO 4 có nồng độ 20%.  
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 a. Viết PTHH. 

 b. Tính nồng độ phần t răm của các chất có  trong dung dịch  sau phản ứng. 

3. Dẫn 112 ml khí SO 2 (đkc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 
0,01M, sản phẩm là muối caxi sunfit . 

 a. Viết PTHH. 

 b. Tính khối lượng của các chất sau  phản ứng.  

4. Hoà tan 2,4g Mg và 11,2g Fe vào 100ml dd CuSO4. 2M thì ţ ch ra chất rắn A 
và nhận được dd B. Thêm NaOH dư vào dd B rồi lọc kết tủa tách ra nung đến 
lượng không đổi t rong không khí thu  được a gam  chất rắn D. 

 a. Viết PTHH xảy ra. 

 b. Tính khối lượng chất rắn  A và D. 

5.  Trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7  
g AgNO3. 

   a. Cho biết hiện tượng quan sát được và viết PTHH 

 b. Tính khối lượng chất rắn  sinh ra. 

 c. Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng cho  
rằng thể tích của dung dịch  thay đổi không đáng kể. 

6. Trộn một dung dịch có hoà tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hoà tan 
20g NaOH. Lọc hỗn hợp c ç chất sau phản ứng, được kết tủa và nước lọc. Nung 
kết tủa đến lượng không đổi. 

 a. Viết các PTHH. 

 b. Tính khối lượng chất rắn  thu được sau khi nung. 

 c. Tính khối lượng c ç  chất  tan có  t rong nước lọc. 

7. Cho 1,96 gam bột sắt vào 100 ml dd CuSO 4 10% có khối lượng riêng là 
1,12g/ml. 

 a. Viết PTHH. 

 b. Xác định nồng độ mol  của các chất trong dung dịch sau khi phản ứng 
kết thúc. Biết  rằng thể tích của dd sau phản ứng thay đổi  không đáng kể. 

Dạng 2: toán hỗn hợp. 

1. Cho 10,5 g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư, người ta thu  
được 2,24 lit khí (đkc). 

 a. Viết PTHH. 

 b. Tính khối lượng của chất rắn còn lại  sau  phản ứng. 

2. Hoà tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch  
HCl.3M. 

 a. Viết các PTHH. 
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 b. Tính phần t r̈ m theo  khối lượng của mỗi  oxit trong hỗn hợp ban đầu. 

3.   200 ml dung dịch HCl 3,5M hoà tan vừa hết 20gam hỗn hợp hai oxit CuO và 
Fe2O3 

 a. Viết các PTHH 

 b. Tính khối lượng mỗi  oxit có  trong hỗn hợp ban đầu. 

4. Để x ç định thành phần phần trăn khối lượng của hỗn hợp A gồm bột Al và 
Mg, người ta thực hiện  hai thí  nghiệm sau:  

  Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với dd H2SO4 
loãng dư, thu  được 1568 ml khí ở điều kiện chuẩn. 

  Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dd NaOH dư, 
sau phản ứng thấy còn lại 0,6  g chất rắn . 

  Tính phần trăm khối  lượng của mỗi chất t rong hỗn hợp A. 

5. Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. 
Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở  đkc. 

 a. Viết PTHH. 

b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp 
ban đầu. 

 6. Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt  tác dụng với dung dịch  
H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí  ở đkc. 

 a. Viết các phương t rình ho  ̧học. 

 b. Tính thành phần phần t răm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn 
hợp ban đầu. 

7. Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam Fe và 1 ,6 gam S trong môi trường không có 
không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dùn dịch HCl 1M 
phản ứng vừa đủ với  A thu được hỗn hợp khí B. 

 a. Viết các phương t rình ho  ̧học. 

 b. Tính thể tích của dung dịch  HCl 1M đã tham gia phản ứng. 

8. Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO 
và CO2, biết các số liệu  thực nghiệm  sau: 

 - Dẫn 16 lít hỗn hợp CO và CO2 qua nước vôi t rong dư thu được khí A. 

 - Để đốt cháy hoàn toàn khí A cần 2  lit khí O2. 

 C ç khí đo  ở cùng điều  kiện. 

9. Cho 4,8  gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe2O3 ţ c dụng với dung dịch CuSO4 dư. 
Sau khi phản ứng kết thúc, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. 
Sau đó cho phần chất rắn t ç dụng với dung dịch HCl dư thi còn lại 3,2 gam chất 
rắn màu đỏ. 

 a. Viết các phương t rình ho  ̧học. 
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 b. Tính thành phần phần t răm các chất t rong hỗn hợp A ban đầu. 

10. Hỗn hợp gồm Al, Al2O 3 và Cu nặng 10 gam. Nếu hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 
bằng axit HCl dư giải phóng 3,36 lit khí (đkc), nhận được dung dịch B và chất  
rắn A. Đem đun nóng A trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 2 ,75 
gam. Viết phương t rình phản ứng và tính phần trăm mỗi chất ban đầu. 

11. Hỗn hợp gồm Al, Mg, Cu nặng 10 gam được hoà tan bằng axit HCl dư thoát 
ra 8 ,96 lit khí (đkc) và nhận được dung dịch A cùng chất rắn  B. Lọc và nung B 
trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 2,75 gam. Tìm % lượng mỗi kim 
loại. 

12. Hấp thụ 5,6  lít khí CO2 (đkc) vào 400 ml dung dịch KOH 1M nhận được 
dung dịch A. Hỏi trong A chứa muối gì  với  lượng bằng bao nhiêu? 

13. 21 gam hỗn hợp Fe, Mg, Zn hoà tan bằng axit HCl dư thoát ra 8 ,96 lit H2 
(đkc). Thêm dung dịch KOH đến dư vào dung dịch thu được rồi lọc kết tủa tách 
ra, đem nung trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 12 gam. Tìm lượng 
từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 

14. 40 gam hỗn hợp Al, Al2O 3, MgO được hoà tan bằng dung dịch NaOH 2M thì 
thể tích NaOH vừa đủ phản ứng là 300 ml, đồng thời thoát ra 6,72 lit H2 (đkc). 
Tìm phần t r̈ m lượng hỗn hợp ban đầu. 

       Bài tập chứng minh hỗn hợp kim loại dư hay axit dư. 
15. Hoà tan hỗn hợp gồm 37,2 gam Zn và Fe trong 1 mol dung dịch  H2SO4 
            a.     Chứng minh rằng hỗn hợp tan  hết. 
            b.    Nếu hoà tan hỗn hợp trên với lượng gấp đôi  vào  cùng lượng axit t rên 
thì  hỗn hợp có tan hết không. 
16. Hoà tan hỗn hợp gồm Mg và Fe t rong dung dịch đựng 7,3  gam HCl ta thu  
được  0 ,18 gam H2. Chứng minh sau phản ứng vẫn còn dư axit. 
17. Nguời ta tiến hành 2  thí nghiệm sau:  
TN1: Cho  2,02 gam hỗn hợp Mg, Zn vào cốc đựng 200ml  dung dịch HCl . Sau 
phản ứng đun nóng cho  nước bay hơi hết thu được 4 ,86 gam chất  rắn . 
TN2: Cho  2,02 gam hỗn hợp t rên vào cốc đựng 400ml dung dịch HCl trên. Sau 
khi cô cạn thu được 5,57 gam chất rắn. 
a. Chứng minh trong TN1 axit hết, TN2 axit dư . 
b. Tính thể tích  khí bay ra ở  TN1. 
c. Tính số mol HCl tham gia phản ứng. 
d. Tính số gam mõi kim loại  
18.Cho a gam Fe hoà tan trong dung dịch HCl (TN1) sau khi  cô cạn dung dịch 
thu được 3 ,1 gam  chất  rắn . Nếu cho  a gam Fe và b gam Mg ( TN2) vào dung 
dịch HCl cũng với lượng t rên thì  thu được 3,34 gam chất rắn . Biết thể tích H2 
thoát ra ở cả 2  TN đều là 448 ml. Tính a,b  biết rằng ở TN2 Mg hoạt động mạnh 
hơn Fe. Chỉ khi Mg phản ứng xong thì Fe mới  phản ứng. 
20.Cho 22 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe phản ứng với  dung dịch  chứa 0,6 mol 
HCl  Chứng minh hỗn hợp X tan hết. 
21.Cho 3,87 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 0,25mol HCl và 0 ,125 mol 
H2SO4 ta thu được dung dịch B và 4,368 lit H2. 
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a. Chứng minh trong dung dịch  vẫn còn dư axit . 
b. Tính % các kim loại  trong A. 
22. Hoà tan 7 ,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào dung dịch H 2SO 4. Sau phản ứng 
thu được dung dịch A và 2 ,24 lit khí . Chứng minh sau phản ứng kim loại  vẫn còn 
dư. 
 

Dạng 3: Toán có hiệu suất phản ứng: 

1.  Trong công nghiệp người ta điều  chế H2SO 4 từ FeS2 theo sơ đồ sau: 

 FeS2 → SO2 → SO 3 → H 2SO 4 

a. Viết PTHH và ghi  rõ điều kiện. 

b. Tính lượng axit 98% điều chế được từ 1  tấn quặng chứa 60% FeS2. Biết hiệu  
xuất của quá t rình là 80%. 

2.  Người ta điều  chế C2H2 từ than và đá vôi theo sơ đồ sau:  

 CaCO3 
95%→  CaO 80%→ CaC2 

90%→  C2H2 

a. ViÕt PTHH. 

b. Tính lượng đá vôi chứa 75% CaCO 3 cần điều chế được 2,24 m
3 C2H2 (®kc) 

theo sơ đồ trên với hiệu  xuất mỗi  phản ứng ghi t rên sơ đồ. 

3.  Cho 39 gam glucozơ tác dụng với AgNO 3 trong NH3. Hỏi có bao nhiêu 
gam Ag kết tủa nếu hiệu suất phản ứng là 75%. Nếu lên men một lượng glucozơ 
như thế thì thu được bao nhiêu rượu etylic và bao nhiêu lit CO 2 nếu hiệu suất  
phản ứng là 80%. 

4.  Điều chế rượu etylic từ  tinh bột. 

a. Viết PTHH xảy ra. 

b. Biết hiệu suất điều chế là 75%. Hãy tính số lit rượu 46o thu được từ 100 kg 
gạo chứa 81% tinh bột. Cho biết  rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0 ,8g/ml. 

5.  Để thuỷ phân hoàn toàn 8 ,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, 
thu được 0 ,368 kg glixerol  và m kg hỗn hợp muối của các axit  béo. 

a. Tính m. 

b. Tính khối lượng xà phòng bánh có thể thu được từ m kg hỗn hợp các muối  
trên. Biết  muối của các axit  béo chiếm 60% khối  lượng xà phòng. 

5.  Khi lên men dd loãng của rượu etylic, người ta thu được giấm ăn. 

a. Từ 10 lit rượu 80 có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axetic? Biết hiệu suất  
quá trình lên men là 92% và rượu etylic có D = 0 ,8 g/cm3. 

b. Nếu pha khối lượng axit axetic t rên thành dung dịch giấm 4% thì khối  lượng 
dung dịch giấm thu được là bao nhiêu. 

6.  Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sản xuất  
được 1 tấn  gang chứa 95% Fe. Biết  hiệu suất của quá trình  là 80% . 
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7.  Từ tinh bột người  ta sản  xuất rượu etylic theo 2 giai đoạn sau:  

a. (-C6H10O5-) 
2H O

Axit

+→  C6H12O6 Hiệu suất 80% 

b. C6H12O6 0

menruou

30 32 Cư
→  C2H5OH  Hiệu suất 75% 

Hãy viết PTHH theo c ç giai đoạn trên. Tính KL rượu etylic thu được từ 1 tấn 
tinh bột. 

Dạng 4: bài toán quy về 100 

1 Hỗn hợp gồm CaCO3 lẫn Al2O3 và Fe2O3 trong đó Al2O 3 chiếm 10,2%, 
Fe2O3 chiếm 9,8%. Nung hỗn hợp này ở nhiệt độ cao thu được chất rắn có lượng 
bằng 67% lượng hỗn hợp ban đầu. Tính % lượng chất rắn tạo ra. 

2 Cho m gam hỗn hợp Na và Fe tác dụng hết với axit HCl. Dung dịch thu 
được cho t ç dụng với Ba(OH)2 dư rồi lọc lấy kết tủa tách ra, nung trong không 
khí đến lượng không đổi thu được chất rắn nặng m gam. Tính % lượng mỗi kim 
loại ban đầu. 

3 Hỗn hợp gồm NaCl, KCl (hỗn hợp A) tan trong nước thành dung dịch. 
Thêm AgNO3 dư vào dung dịch này thấy t çh ra một lượng kết tủa bằng 229.6% 
so với  A. Tìm % mỗi  chất  trong A. 

4 Hỗn hợp chứa Fe, FeO, Fe2O 3. Nếu hoà tan a gam hỗn hợp bằng HCl dư 
thì lượng H2 tho ţ ra bằng 1% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Nếu khử a gam 
hỗn hợp bằng H 2 nóng, dư thì thu được 1 lượng nước bằng 21,15% lượng hỗn 
hợp đem thí nghiệm . Xác định % mỗi chất  trong hỗn hợp. 

5 Đốt cháy V lit khí thiên nhiên chứa 96% CH 4, 2% N2, và 2% CO2 về thể 
tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 4,9 
gam kết tủa. 

 a. Viết các phương t rình ho  ̧học. 

 b. TÝnh V (®kc). 

6 Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% t ç dụng vừa đủ với dung dịch 
NaOH nồng độ 10%, thu được dung dịch muối có  nồng độ 10,25%. Hãy tính a. 

Dạng 5: bài toán tăng giảm khối  lượng. 

a.  Phản ứng trao đổi: 

 Ví dụ:  CaCO3 + 2HNO3 →  Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑  

 Gọi: 
3 3 2CaCO Ca (NO )

n a n a= ⇒ =    

- mmuèi ẗ ng  = 
3 2 3Ca(NO ) C aCOm m−  

     = 
3 2 3Ca (NO ) CaCO

a.M a.M−  

     = 
3 3(NO ) COa.2M a.M− = 124a - 60a = 64a 
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   - mdd ẗ ng  = 
3 2 2Ca(NO ) COm m−  

b. Phản ứng thế: 

 Ví dụ:  Fe + CuSO 4 → FeSO4 + Cu↓  

Gọi: 
4 4Fe CuSO FeSO Cu

n a n n n a= ⇒ = = =    

   - mKL ẗ ng  = 
Cu
m (sinh ra)

Fe
m− (phản ứng) 

     = 
Cu Fe

a.M a.M−  

     = 64a 56a 8a− =  

   - mdd giảm  = 
4 4CuSO FeSO

m m−  

     = 
4 4CuSO FeSOa.M a.M−  

= 
Cu Fe

a.M a.M−  

     = 64a 56a 8a− =  

c. Phản ứng hoá hợp: 

 Ví dụ:  2Cu + O2 →  2CuO 

- mKL ẗ ng  = 
2O

m (phản ứng) 

d.  Phản ứng phân tích: 

 Ví dụ:  CaCO3 →  CaO + CO2↑  

- m chất rắn giảm = 
2CO

m ↑ 

1. Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch AgNO 3 cho tới khi đồng không 
thể tan thêm được nữa. Lấy đồng ra, rửa nhẹ và cân thấy lá đồng ẗ ng thêm 1,52 
gam. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch AgNO 3 đã dùng (giả sử toàn bộ 
lượng bạc giải  phóng bám hết vào  lá đồng). 

2 Ngâm một vật bằng sắt có khối lượng 5 gam vào 200 gam dd AgNO3 
10%. Chỉ sau một lát lấy ra và kiểm nghiệm lại thấy lượng AgNO 3 giảm 85% 

a. Tính khối lượng vật  lấy ra sau khi làm khô. 

b. Tính % ç c chất có trong dung dịch sau phản ứng. 

3 Nung nóng 100 kg CaCO 3 nhận được 78 kg chất rắn. Hỏi CaCO3 đã bị  
phân huỷ bao nhiêu phần trăm. 

4 Hoà tan 39,4 gam muối cacbonat của một kim loại hoá trị II bằng axit  
H2SO4 loãng dư thu được 46,6 muối sunfat kết tủa. Hãy tính thể tích khí CO2 
thoát ra (đkc) và công thức hai muối nói  trên. 

5 Hai thanh kim loại giống nhau (đều tạo bởi cùng nguyên tố R hoá trị II) 
và có cùng khối lượng. Thả thanh thứ nhất vào dung dịch Cu(NO 3)2 và thanh thứ 
hai vào dung dịch Pb(NO 3)2. Sau một thời gian, khi số mol hai muối phản ứng 
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bằng nhau lấy hai thanh kim loại đó ra khỏi dung dịch thấy khối lượng thanh thứ 
nhất giảm đi 0,2 %, còn khối lượng thanh thứ hai tăng thêm 28,4%. Tìm nguyên 
tố R. 

Dạng 6 Toán biện luận. 

a.  Biện luận hoá trị  

 Ví dụ:  Hoà tan a gam kim loại chưa biết bằng 500 ml HCl thoát ra 11,2  
lit H 2 (đkc). Phải trung hoà axit dư trong dung dịch thu được bằng 100 ml dung 
dịch Ca(OH)2 1M. Sau đó đun cạn dung dịch thu được còn lại 55,6 gam muối 
khan. Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng, tính a và xác định kim loại 
bị hoà tan. 

 


